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Đồng bằng sông Cửu Long 
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Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên 
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Kế hoạch hành động bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước

KT-XH 


Kinh tế-xã hội 

MRC 



ủy hội sông Mê Công quốc tế 

NN&PTNT 


Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

NXB 



Nhà xuất bản 

RAMSAR
Công ước quốc tế về các vùng ĐNN quan trọng như là nơi sống của các loài chim di cư 

R§D 



Rừng đặc dụng 

TN&MT 


Tài nguyên và Môi trường 

VQG 



Vườn quốc gia 



lời nói đầu 


Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, với vai trò là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về đất ngập nước, đã có Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 5/4/2004 ban hành bản Kế hoạch hành động bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN ở Việt Nam. Đây là một việc làm nhằm thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN. 


Bản Kế hoạch hành động về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN được thực hiện trong  giai đoạn 7 năm, từ năm 2004 đến năm 2010, đã đề ra mục tiêu tổng quát là “Bảo tồn và phát triển bền vững ĐNN ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và đa dạng sinh học”. 

Bản kế hoạch hành động cũng đề ra 2 giai đoạn để thực hiện, gồm giai đoạn đến năm 2006 và giai đoạn đến năm 2010. Tương ứng với 2 giai đoạn này là 13 mục tiêu cụ thể, có 07 mục tiêu cụ thể cho giai đoạn đến năm 2006 và 06 mục tiêu cụ thể cho giai đoạn đến năm 2010. Các mục tiêu cụ thể này có thể khái quát thành 6 vấn đề:  1) Vấn đề xây dựng pháp luật và chính sách quản lý đất ngập nước;  2) Vấn đề xây dựng thể chế quản lý đất ngập nước;  3) Vấn đề quy hoạch và khoanh vùng bảo tồn đất ngập nước;  4) Vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu về đất ngập nước;  5) Vấn đề xây dựng mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước; và 6) Vấn đề nâng cao nhận thức về đất ngập nước. 


Bản Kế hoạch cũng đề ra 7 chương trình hành động để thực hiện 13 mục tiêu cụ thể và 9 dự án ưu tiên để thực hiện các chương trình hành động. 


Việc triển khai thực hiện bản Kế hoạch hành động bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước được phân công cho các Bộ, các Ngành, các Tỉnh, các tổ chức và cá nhân trong cả nước thực hiện và đã tiến hành được hai năm. Nếu các nội dung của bản Kế hoạch được thực hiện đúng như đã đề ra, sẽ tạo ra một bước chuyển biến rất quan trọng đối với việc quản lý nhà nước về đất ngập nước ở Việt Nam. 


Vì vậy, trong khuôn khổ Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học vùng đất ngập nước Mê Công, Cục Bảo vệ môi trường tiến hành đánh giá tình hình thực hiện nhằm dự báo khả năng hoàn thành bản Kế hoạch hành động và có thể kịp thời điều chỉnh các nội dung để bản Kế hoạch có thể sát hơn với thực tế về đất ngập nước và việc sử dụng đất ngập nước ở Việt Nam. 


Bản báo cáo này được xây dựng để đánh giá các công cụ hiện có nhằm thực hiện bản Kế hoạch hành động về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Từ “công cụ” được sử dụng trong bản báo cáo này được hiểu là những nguồn lực có tính chất đòn bẩy để thực hiện các mục tiêu, chương trình hành động và dự án ưu tiên, không phải là các giải pháp. Vì đất ngập nước vốn là một khái niệm rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành, nhiều yếu tố tự nhiên và xã hội, do đó những giải pháp cụ thể sẽ được đề cập trong từng dự án ưu tiên khi triển khai thực hiện. Hiện nay, vấn đề đất ngập nước đang nằm rải rác trong các văn bản pháp luật, chính sách, các tài liệu kỹ thuật, các dự án trong nước và quốc tế, do đó việc xác định những công cụ nào để thực hiện Kế hoạch hành động là rất cần thiết. 


Với ý nghĩa như thế, bản báo cáo tổng hợp này đã đề cập 5 công cụ, đó là: 
1. Công cụ về luật pháp, chính sách và thể chế;
2. Công cụ về khoa học, kỹ thuật và công nghệ;
3. Công cụ về đào tạo, tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức;
4. Công cụ về kinh tế; và
5. Công cụ về hợp tác quốc tế. 
Một tập thể các chuyên gia và các nhà khoa học đã được phân công xây dựng các báo cáo chuyên đề theo 5 nhóm công cụ, sau đó được tổng hợp thành một báo cáo tổng hợp.  


Tại Hội thảo do Cục bảo vệ môi trường và Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học vùng đất ngập nước Mê Công tổ chức tại Hà Nội ngày 04/8/2006, phần lớn các đại biểu đến từ Hà Nội, thành phố Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long đều đã nhất trí với tên gọi và cấu trúc của bản báo cáo này.  
    


Tập thể các tác giả xây dựng báo cáo gồm Trần Hồng Hà, Nguyễn Chí Thành, Lê Thanh Bình, Phan Nguyên Hồng, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thế Chính, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Văn Sản, Nguyễn Hồng Phượng
, Hoàng Thanh Nhàn, Nguyễn Xuân Dũng xin trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp rất thiết thực và quý giá của các nhà khoa học, đại diện của các cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng và hoàn thiện báo cáo. Hy vọng rằng bản báo cáo này sẽ đóng góp những thông tin cần thiết cho việc thực hiện Kế hoạch hành động về bảo tồn và phát triển bền vững đất ngập nước Việt Nam. 

Chương I
Tổng quan đất ngập nước việt nam 

1. Định nghĩa về đất ngập nước 
Trên thế giới đã có trên 50 định nghĩa khác nhau về đất ngập nước (ĐNN) (Patrik J. Dugan, 1990). Nhìn chung, các định nghĩa về ĐNN trên thế giới có thể được chia thành hai nhóm chính: những định nghĩa về ĐNN theo nghĩa rộng và những định nghĩa về ĐNN theo nghĩa hẹp, tùy thuộc vào mục đích quản lý ĐNN của mỗi quốc gia hay tổ chức quốc tế. Có thể xem các định nghĩa về ĐNN của Công ước Ramsar, Canada và Cowardin (Hoa Kỳ) như 3 cách quan niệm khác nhau về ĐNN trên thế giới. 

Trong các định nghĩa về ĐNN trên thế giới, định nghĩa của Công ước Ramsar là một định nghĩa có tầm rộng nhất, quan niệm ĐNN như những sinh cảnh (landscapes), được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế sử dụng. Theo đó, đất ngập n​ước là những vùng đầm lầy không than bùn, đầm lầy có than bùn, đất than bùn hoặc nước, dù là tự nhiên hay nhân tạo, ngập nước thư​ờng xuyên hoặc từng thời kỳ, là nư​ớc tĩnh, nước chảy, nước ngọt, nước lợ hay nước mặn, bao gồm cả những vùng biển mà độ sâu mực nước khi thủy triều ở mức thấp nhất không v​ượt quá 6 mét.  

Định nghĩa này bao gồm cả những bãi đá (reef flats) và những bãi cỏ biển (seagrass beds) ở vùng ven biển (coastal areas), những bãi bồi (mud flats), rừng ngập mặn (mangroves), các vùng cửa sông (estuaries), các dòng sông (rivers), các đầm lầy nước ngọt (freshwater marshes), các khu rừng đầm lầy và các hồ (swamp forests and lakes), cũng như các đầm lầy nước mặn và các hồ (saline marshes and lakes).


Cowadin (1979) đã đưa ra một định nghĩa khá chi tiết về ĐNN được sử dụng trong Cơ quan quản lý tài nguyên cá và động vật hoang dã của Hoa Kỳ, sau đó đã được sử dụng rộng rãi như một định nghĩa có tầm quốc gia: “ĐNN là những vùng đất chuyển tiếp giữa những hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái thủy vực nước sâu. Những nơi này mực nước ngầm thường nằm sát mặt đất hoặc thường xuyên được ngập bởi mức nước cạn và phải có một  trong ba thuộc tính: Có thời kỳ nào đó, đất thích hợp cho phần lớn các loài thực vật thủy sinh; Nền đất hầu như không bị khô; Nền đất không có cấu trúc rõ rệt hoặc bão hòa nước, bị ngập nước ở mức cạn vào một số thời điểm nào đó trong mùa sinh trưởng hàng năm”.


Các nhà khoa học Canada (1988) định nghĩa: “ĐNN là đất bão hòa nước trong thời gian dài đủ để hỗ trợ cho các quá trình thủy sinh. Đó là những nơi khó tiêu thoát nước, có thực vật thủy sinh và các hoạt động sinh học thích hợp với môi trường ẩm ướt”.  


Định nghĩa về ĐNN là cơ sở cho tất cả các hoạt động điều tra, nghiên cứu, phân loại, kiểm kê, quy hoạch, quản lý và sử dụng ĐNN. 



Việt Nam chưa có một định nghĩa chính thức có tính pháp lý về ĐNN. Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững (BT&PTBV) các vùng ĐNN không đề cập đến định nghĩa về ĐNN của Việt Nam, nhưng quy định rằng ĐNN trong phạm vi của Nghị định bao gồm những vùng ĐNN có hệ sinh thái đặc thù, đa dạng sinh học (ĐDSH) cao, có chức năng duy trì nguồn nước và cân bằng sinh thái, có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia, có nghĩa rằng quy định về các tính chất, chức năng và giá trị của ĐNN.

Việt Nam là một quốc gia thành viên của Công ước Ramsar, các hoạt động điều tra, nghiên cứu về ĐNN ở Việt Nam từ trước đến nay đều sử dụng định nghĩa về ĐNN của Công ước Ramsar (1971). 


Việt Nam là một đất nước đa dạng về các sinh cảnh ĐNN nên việc sử dụng định nghĩa về ĐNN của Công ước Ramsar để xây dựng chiến lược hay kế hoạch hành động quản lý ĐNN của quốc gia là phù hợp. 

2. Hiện trạng đất ngập nước ở Việt Nam 

Nước Việt Nam có hình chữ S. Phần đất liền trải dài trên 15 vĩ độ, từ vĩ độ 8033’ (mũi Cà Mau) tới 23023’ vĩ độ Bắc (cao nguyên Đồng Văn). Bề rộng từ 102010’ tới 109026’ kinh độ Đông, vùng rộng nhất ở Bắc bộ theo đường chim bay khoảng 600 km, còn vùng hẹp nhất ở Trung bộ rộng khoảng 50 km từ biên giới Việt Lào ra biển. Tổng diện tích tự nhiên của nước ta là 330.369 km2, địa hình đồi núi chiếm 3/4 tổng diện tích của lãnh thổ.

Việt Nam có hệ thống dòng chảy với một mạng lư​ới tiêu nư​ớc ra biển khá dày. Theo tài liệu Atlas khí tượng thủy văn Việt Nam (1994), số sông có diện tích lư​u vực dưới 100 km2 là 1.566 sông, diện tích lưu vực từ 100-500 km2 là 614 sông, diện tích lưu vực từ 500 đến 1.000 km2 là 81 sông. Tổng số sông có diện tích lưu vực dưới 500 km2 chiếm tỷ lệ 91,95% tổng số các sông. Mư​a lũ trên các sông xuất hiện tư​ơng đối ổn định, tuy nhiên tùy năm cụ thể có thể xuất hiện sớm hoặc chậm hơn bình thư​ờng, có khi đến 1 tháng. Lượng cát bùn trong mùa lũ chiếm tới 85-90% tổng lư​ợng cát bùn cả năm. Một số hệ thống sông lớn ở Việt Nam là sông Hồng -Thái Bình, sông Đồng Nai, sông Cửu Long.

Hệ thống các hồ chứa nước tự nhiên và nhân tạo ở nước ta khá phong phú. Các hồ tự nhiên tiêu biểu là hồ Ba Bể (Bắc Kạn), hồ Chử (Phú Thọ, hồ Tây (Hà Nội), Biển Hồ (Gia Lai), hồ Lak (Dak Lak), hồ Biển Lạc (Bình Thuận). Hiện nay cả nư​ớc có 3.600 hồ chứa nhân tạo. Các hồ nhân tạo có diện tích lớn là Dầu Tiếng, Hoà Bình, Trị  An, Thác Bà, Thác Mơ, Vĩnh Sơn, Yaly...

Việt Nam có hơn 3.000 km bờ biển trải ra trên 13 vĩ độ, đới bờ biển phần đất liền là 15.000 km2 và vùng biển rộng 1.000.000 km2. Thủy triều có biên độ khác nhau từ Móng Cái (4,5 m) và đồng bằng sông Cửu Long (khoảng 2-3 m), ở Huế chỉ còn 0,5-0,6 m. Chế độ triều chủ yếu là nhật triều nhưng có 2 thời kỳ bán nhật triều, mỗi lần trên 5-7 ngày trong tháng.  Biên độ triều từ 3 - 4m.


Cho đến nay, chưa có một công trình điều tra, kiểm kê toàn bộ ĐNN của Việt Nam nên chưa thể có con số diện tích ĐNN trên toàn lãnh thổ. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), ĐNN Việt Nam có diện tích ước tính khoảng 10 triệu ha. Tuy nhiên, các đặc điểm về địa lý tự nhiên đã hình thành 2 hệ thống ĐNN, đó là: ĐNN ven biển, ven các hải đảo (hay gọi là ĐNN mặn); và ĐNN nội địa (hay gọi là ĐNN ngọt). Chế độ ngập nước do thủy triều của biển và thủy văn của các hệ thống sông đã tạo thành các vùng ĐNN khác nhau, cùng với các đặc điểm về đất và thảm thực vật che phủ, đã tạo nên sự đa dạng của các hệ sinh thái ĐNN, trong đó có 2 vùng sinh thái ĐNN quan trọng nhất là vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 


Năm 1989, Lê Diên Dực đã công bố công trình kiểm kê ĐNN đầu tiên của Việt Nam, trong đó có 42 vùng ĐNN tiêu biểu của Việt Nam đã được mô tả trong tài liệu này, gồm 21 hồ chứa nước, 5 đầm, 2 đồng bằng châu thổ, 2 vùng cửa sông, 3 bầu, 1 phá, 3 sân chim, 2 khu rừng ngập nước, 1 vùng ĐNN theo mùa và 2 quần đảo. 

Năm 2001, Cục Môi trường (Bộ Khoa học công nghệ và môi trường, nay là Cục Bảo vệ Môi trường) đã công bố tài liệu “Các vùng ĐNN có giá trị ĐDSH và môi trường của Việt Nam”, trong đó có danh sách 67 khu ĐNN đã được kiểm kê theo tiêu chí có giá trị cao về ĐDSH và bảo vệ môi trường (BVMT) của Việt Nam. 


Năm 2004, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) công bố hệ thống phân loại ĐNN Việt Nam sử dụng trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, trong đó có 68 loại hình ĐNN thuộc hệ thống ĐNN mặn và hệ thống ĐNN ngọt. 


Việt Nam là một nước nông nghiệp, có nền sản xuất lúa nước, 2 vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long có loại hình ĐNN canh tác lúa có diện tích rộng lớn nhất, tới hàng triệu ha. 


Theo số liệu của Cục Kiểm lâm Việt Nam, trong hệ thống rừng đặc dụng quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập, tính đến năm 2005, có 28 VQG và khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) là ĐNN hoặc có một phần diện tích là ĐNN. Đây chính là những khu bảo tồn ĐNN có tầm quan trọng quốc gia và một số trong đó đã có hoặc sẽ có thể có tầm quan trọng quốc tế. 


Tóm lại, hiện trạng về địa lý tự nhiên kể trên cho thấy, ĐNN ở Việt Nam xuất hiện trên khắp lãnh thổ của đất nước, đa dạng về sinh cảnh, trong đó phần ven biển của đường bờ biển dài hơn 3.000 km và hệ thống các sông, hồ, đầm lầy là những vùng ĐNN có diện tích lớn và quan trọng nhất của Việt Nam. Việc quản lý ĐNN cần phải được coi trọng và quan tâm để người dân Việt Nam có thể sử dụng bền vững giá trị về nhiều mặt của các hệ sinh thái ĐNN. 

3. Chức năng và giá trị của ĐNN Việt Nam 


Theo Patrik J. Dugan, ĐNN trên thế giới có những chức năng, giá trị và thuộc tính như sau: 


Chức năng: 

1) Nạp nước ngầm;  2) Tiết nước ngầm;  3) Khống chế lũ lụt;  4) ổn định bờ biển, chống xói mòn;  5) Giữ lại chất cặn, chất độc;  6) Giữ lại chất dinh dưỡng;  7) Xuất khẩu sinh khối;  8) Chống sóng bão, chắn gió;  9) ổn định vi khí hậu;  10) Giao thông thủy;  11) Giải trí, du lịch. 


Sản phẩm: 


1) Tài nguyên rừng;  2) Tài nguyên động vật hoang dã;  3) Tài nguyên cá;  4) Tài nguyên chăn nuôi;  5) Tài nguyên nông nghiệp;  6) Cung cấp nước. 


Thuộc tính: 


1) Tính đa dạng sinh học;  2) Tính độc đáo về văn hóa và di sản. 


Theo Mitsch và Gosselink (2000), ĐNN là một trong những hệ sinh thái quan trọng nhất trên trái đất, mặc dù giá trị của ĐNN đối với việc bảo vệ cá và động vật hoang dã đã được biết từ lâu, nhưng một số lợi ích khác của ĐNN mới được biết gần đây. ĐNN đôi khi cũng được mô tả như “quả thận của cảnh quan” (kidneys of the landscape) vì nó có chức năng là nơi nhận nước ở hạ nguồn của nguồn nước từ thiên nhiên và nguồn nước thải sinh hoạt của con người. ĐNN còn được gọi là “siêu thị sinh vật” (biological supermarkets) vì nó cung cấp chuỗi thức ăn và sự phong phú về ĐDSH. ĐNN đóng vai trò chính của sinh cảnh vì nó cung cấp các nơi khu trú độc đáo cho rất nhiều loài động vật và thực vật. Hiện nay, nhiều nhà khoa học, các kỹ sư, luật sư, các nhà hoạch định chính sách đang tìm hiểu những lợi ích và sự cần thiết của ĐNN để trở thành các chuyên gia về sinh thái ĐNN hay quản lý ĐNN nhằm nâng cao sự hiểu biết và các kỹ năng bảo tồn, tái tạo các hệ sinh thái ĐNN dễ đổ vỡ này. 


Có nhiều nhà nghiên cứu về ĐNN trên thế giới đã không phân biệt giữa chức năng và giá trị của ĐNN, họ quan niệm rằng chức năng của ĐNN chính là giá trị của ĐNN được xã hội công nhận. Với quan niệm như vậy, ngoài những chức năng và giá trị phổ biến như ĐNN trên thế giới, ĐNN ở Việt Nam có những chức năng và giá trị như sau: 

a. ĐNN Việt Nam mang lại giá trị to lớn về kinh tế cho đất nước:
· Góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và đưa nước ta trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới. Trong 16 năm xuất khẩu gạo, từ 1989 đến 2004, ĐNN đã cung cấp hơn 45 triệu tấn gạo để xuất khẩu, mang lại giá trị hơn 10 tỷ USD, đưa Việt Nam từ một nước thiếu lương thực triền miên, luôn phải chạy ăn những tháng giáp hạt, đã trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới trong nhiều năm liền.  

· Cung cấp sản lượng lớn thủy sản cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã đạt 2 tỷ USD vào năm 2004, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu thủy sản hàng đầu trên thế giới. 

· ĐNN là các hồ chứa đã cung cấp nguồn nước cho các nhà máy thủy điện sản xuất điện cho phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH). ĐNN là các sinh cảnh tự nhiên đã trở thành những địa điểm du lịch. ĐNN là những dòng sông, kênh, rạch là đường giao thông thủy vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân,..v..v.. 

Tuy nhiên, những giá trị kinh tế to lớn thu được từ những vùng ĐNN như nêu trên chưa được công nhận là giá trị kinh tế của ĐNN, chỉ được coi như kết quả hoạt động của từng ngành kinh tế. 

b. ĐNN đã góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo: 


ĐNN là nơi sinh sống của phần lớn nông dân và những người nghèo. ĐNN đã đóng góp vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của đất nước. Vùng ĐBSCL có diện tích tự nhiên khoảng 3,9 triệu ha được coi là một vùng ĐNN rộng lớn nhất ở Việt Nam, với dân số khoảng 18 triệu người. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 1998 tỷ lệ nghèo của ĐBSCL là 41,9%, năm 2002 là 23,2% và đến năm 2004 giảm xuống còn 19,5%. Trong nhiều nguyên nhân tạo nên thành tích này, tài nguyên ĐNN đã đóng góp một phần không nhỏ. 

c. ĐNN có tác dụng phòng hộ môi trường và phòng tránh thiên tai


Đất ngập nước ven biển, đặc biệt là hệ thống rừng ngập mặn đã góp phần phòng hộ hạn chế tác hại của gió bão, xói lở bờ biển, xâm nhập mặn, bảo vệ nguồn giống và môi trường tự nhiên cho nuôi trồng thủy sản, bảo vệ và tôn tạo các di tích văn hóa-lịch sử, tạo tài nguyên du lịch sinh thái.  

d. ĐNN Việt Nam là nơi có giá trị cao về ĐDSH. Có 28 khu rừng đặc dụng (RĐD) ở vùng ĐNN hoặc có một phần diện tích là ĐNN, gồm cả hệ sinh thái ĐNN ngọt và hệ sinh thái ĐNN mặn là những nơi bảo tồn nguồn tài nguyên ĐDSH với những loài quý hiếm có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế. 

4. Quản lý và sử dụng đất ngập nước ở Việt Nam 

4.1.
Quản lý ĐNN 


4.1.1.  Chức năng quản lý nhà nước về ĐNN 


Tại Điều 5 của Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững (BT&PTBV) các vùng ĐNN đã quy định nội dung quản lý nhà nước về ĐNN bao gồm: 

a. Điều tra, nghiên cứu về các vùng ĐNN
b. Xây dựng cơ chế, chính sách, luật pháp về BT&PTBV các vùng ĐNN
c. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng các vùng ĐNN cho mục đích bảo tồn và các hoạt động phát triển KT-XH

d. Quản lý các vùng ĐNN đã được khoanh vùng bảo vệ

e. Quản lý các hoạt động khai thác nguồn lợi và tiềm năng các vùng ĐNN thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, du lịch, giao thông, thủy lợi, thủy điện và các lĩnh vực khác có liên quan đến việc BT&PTBV các vùng ĐNN

f. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với việc BT&PTBV các vùng ĐNN

g. Khuyến khích và tạo điều kiện để cộng đồng, đặc biệt là những người dân sinh sống trên các vùng ĐNN tham gia vào việc bảo vệ các hệ sinh thái, ĐDSH và BVMT các vùng ĐNN.
h. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BT&PTBV các vùng ĐNN.


4.1.2.  Các cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về ĐNN 


Tại Điều 5, Điều 9, Điều 11 và Điều 15 của Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ đã quy định các cơ quan nhà nước có trách nhiệm và thẩm quyền quản lý ĐNN gồm: Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Bộ Thủy sản và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về ĐNN. 


Những nội dung quy định trên đây đã giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước nhận thức đúng đắn và thống nhất về khái niệm quản lý nhà nước về ĐNN. Tuy nhiên, đến thời điểm này vấn đề quản lý nhà nước về ĐNN mới được quy định hơn 2 năm. Một văn bản Nghị định chưa thể đủ bao quát hết tất cả các khía cạnh quản lý ĐNN vốn đa dạng và phức tạp và mới mẻ, phải cần thêm thời gian và các công cụ pháp lý khác để từng bước hoàn thiện việc quản lý nhà nước về ĐNN. 

Chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước về ĐNN của các cơ quan có trách nhiệm và có thẩm quyền quy định tại Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN như sau: 


Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

· Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT. Trong đó không có điều khoản nào quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TN&MT về quản lý ĐNN. 

· Nhiệm vụ quản lý nhà nước về ĐNN của Bộ TN&MT được Chính phủ phân công tại Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN như sau:

· Tại Điều 5 “Quản lý nhà nước về BT&PTBV các vùng ĐNN”, khoản 2: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về BT&PTBV các vùng ĐNN. Bộ TN&MT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BT&PTBV các vùng ĐNN. 

· Tại Điều 9 “Phân công, phân cấp về điều tra, nghiên cứu các vùng ĐNN”, khoản 1: Bộ TN&MT lập kế hoạch tổng thể về điều tra cơ bản, nghiên cứu và đánh giá hiện trạng môi trường các vùng ĐNN trên phạm vi cả nước; chủ trì việc điều tra, nghiên cứu các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia liên quan đến nhiều ngành và nằm trên địa bàn nhiều tỉnh. 

· Tại Điều 11 “Trách nhiệm lập quy hoạch các vùng ĐNN và thẩm quyền phê duyệt”, khoản 1: Bộ TN&MT chủ trì lập quy hoạch BT&PTBV các vùng ĐNN quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

· Tại Điều 13 “Thẩm quyền quyết định thành lập khu bảo tồn ĐNN”, khoản 1: Bộ TN&MT trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập các khu bảo tồn ĐNN quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này. 

· Tại Điều 15 “Phân công, phân cấp quản lý các khu bảo tồn ĐNN”, khoản 1: Bộ TN&MT có trách nhiệm xây dựng trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về các khu bảo tồn ĐNN; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo tồn ĐNN và là cơ quan đầu mối quốc gia chỉ đạo thực hiện Công ước Ramsar. 

· Tại Quyết định số 14/2005/QĐ-BTNMT ngày 02/12/2005 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục BVMT, trong đó có 25 nhiệm vụ được giao nhưng không có nhiệm vụ nào về ĐNN.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

· Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT, trong đó không có điều khoản nào quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ NN&PTNT về quản lý ĐNN. 

· Nhiệm vụ quản lý nhà nước về ĐNN của Bộ NN&PTNT được Chính phủ phân công tại Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về BT&PTBV các vùng ĐNN như sau:  

· Tại Điều 9 “Phân công, phân cấp về điều tra, nghiên cứu các vùng ĐNN”, khoản 2: Bộ NN&PTNT tổ chức điều tra, nghiên cứu các vùng ĐNN có tính chất chuyên ngành, có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia và nằm trên địa bàn nhiều tỉnh. 

· Tại Điều 11 “Trách nhiệm lập quy hoạch các vùng ĐNN và thẩm quyền phê duyệt”, khoản 2: Bộ NN&PTNT lập quy hoạch bảo tồn và khai thác bền vững các vùng ĐNN chuyên ngành quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

· Tại Điều 15 “Phân công, phân cấp quản lý các khu bảo tồn ĐNN”, khoản 2: Bộ NN&PTNT chỉ đạo và tổ chức quản lý các khu bảo tồn ĐNN chuyên ngành có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia.  

Bộ Thủy sản: 

· Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản., trong đó không có điều khoản nào quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thủy sản về quản lý ĐNN. 

· Nhiệm vụ quản lý nhà nước về ĐNN của Bộ Thủy sản được Chính phủ phân công tại Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về BT&PTBV các vùng ĐNN như sau:  

· Tại Điều 9 “Phân công, phân cấp về điều tra, nghiên cứu các vùng ĐNN”, khoản 2: Bộ Thủy sản tổ chức điều tra, nghiên cứu các vùng ĐNN có tính chất chuyên ngành, có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia và nằm trên địa bàn nhiều tỉnh. 

· Tại Điều 11 “Trách nhiệm lập quy hoạch các vùng ĐNN và thẩm quyền phê duyệt”, khoản 2: Bộ Thủy sản lập quy hoạch bảo tồn và khai thác bền vững các vùng ĐNN chuyên ngành quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

· Tại Điều 15 “Phân công, phân cấp quản lý các khu bảo tồn ĐNN”, khoản 2: Bộ Thủy sản chỉ đạo và tổ chức quản lý các khu bảo tồn ĐNN chuyên ngành có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia.  

ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương: 

· Tại Điều 9 “Phân công, phân cấp về điều tra, nghiên cứu các vùng ĐNN”, khoản 3: Sở TN&MT tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương chủ trì điều tra, nghiên cứu các vùng ĐNN không thuộc diện nêu tại khoản 1 và khoản 2 điều này.  

· Tại Điều 11 “Trách nhiệm lập quy hoạch các vùng ĐNN và thẩm quyền phê duyệt”, khoản 3: Sở TN&MT chủ trì lập quy hoạch bảo tồn và khai thác bền vững các vùng ĐNN quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt. 

· Tại Điều 13: “Thẩm quyền quyết định thành lập khu bảo tồn ĐNN”, khoản 2: Sở TN&MT trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập các khu bảo tồn ĐNN khác có tầm quan trọng đối với tỉnh, thành phố. 

· Tại Điều 15 “Phân công, phân cấp quản lý các khu bảo tồn ĐNN”, khoản 3: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quản lý các khu bảo tồn ĐNN khác trên địa bàn của mình.  

Như vậy, Nghị định số 109/2003/NĐ-CP đã bổ sung thêm chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước về ĐNN cho Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Bộ Thủy sản và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó Bộ TN&MT chính thức được giao chức năng thống nhất quản lý nhà nước về ĐNN. 

4.2.
Sử dụng ĐNN 


Hiện tại trong Luật đất đai của Việt Nam không đề cập đến thuật ngữ “đất ngập nước”. Vì vậy không có khái niệm về sử dụng ĐNN trong Luật đất đai. Vấn đề sử dụng ĐNN ở đây được hiểu là sử dụng tài nguyên của hệ sinh thái ĐNN, có nghĩa là sử dụng tài nguyên rừng theo quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng tài nguyên thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước.  


Theo định nghĩa của Việt Nam và thế giới, ĐNN là một vùng đất bị ngập nước theo các chế độ ngập khác nhau và theo các tính chất khác nhau của nước. ĐNN và tài nguyên sinh vật sinh trưởng và phát triển trong một môi trường nhất định của ĐNN hình thành nên hệ sinh thái ĐNN.  




Do đó, việc sử dụng tài nguyên của hệ sinh thái ĐNN trong khuôn khổ báo cáo này là những tài nguyên thuộc sự quản lý nhà nước chuyên ngành của Bộ NN&PTNT và Bộ Thủy sản (theo quy định các cơ quan quản lý nhà nước về ĐNN tại Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ). 


Theo số liệu thống kê về hiện trạng sử dụng đất năm 2003 kèm theo công văn số 44/TB-BTNMT ngày 29/6/2004 của Bộ TN&MT, đất ruộng lúa chiếm 12,21% tổng diện tích tự nhiên cả nước, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản chiếm 1,8%, đất thủy lợi và mặt nước chuyên dùng chiếm 1,77%, đất làm muối chiếm 0,05%, sông suối chiếm 2,26%. Tổng diện tích ĐNN được sử dụng cho các mục đích khác nhau chiếm 18,09% tổng diện tích tự nhiên và chiếm khoảng 60% tổng diện tích ĐNN của cả nước. Số liệu này chưa có giá trị thống kê chính xác đối với ĐNN, nhưng có thể giúp phác họa tỷ trọng sử dụng ĐNN trong tổng diện tích tự nhiên và để thấy rằng mặc dù tỷ lệ diện tích ĐNN được sử dụng thấp, nhưng giá trị kinh tế, môi trường và xã hội mà ĐNN mang lại thì rất lớn. 


Phần lớn diện tích ĐNN là sở hữu của các hộ nông dân sống trong vùng ĐNN, chủ yếu là đất canh tác lúa nước và đất nuôi trồng thủy sản. Những diện tích canh tác này được sử dụng theo kinh nghiệm sản xuất truyền thống và tập quán canh tác của địa phương. Những đối tượng này thường là sản xuất nhỏ, thiếu vốn đầu tư, thiếu kiến thức về sử dụng ĐNN và kỹ thuật sản xuất chuyên ngành nên năng suất không ổn định, có khi để lại những hậu quả xấu về kinh tế và môi trường. 


Những diện tích ĐNN sử dụng cho mục đích bảo tồn ĐDSH hay mục đích chuyên dùng như các hồ thủy điện, các công trình thủy lợi lớn, do nhà nước đầu tư và quản lý để phục vụ cho lợi ích chung của xã hội. Những khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) ĐNN hiện nay hầu như chưa được sử dụng mà chủ yếu chỉ khoanh lại để bảo vệ nghiêm ngặt, thậm chí còn nghiêm cấm mọi tác động vào phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, kể cả hành động tích cực. 


Việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong vùng ĐNN là một chủ trương đúng đắn của Chính phủ nhằm giúp nông dân nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, một số nơi việc chuyển dịch này thiếu cơ sở khoa học, thiếu kiến thức về sử dụng bền vững ĐNN nên kết quả đã không như mong muốn, có khi còn để lại những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và môi trường mà người nông dân phải gánh chịu. 

Tóm lại, các nhà khoa học về ĐNN trên thế giới đã nhận xét rằng, ĐNN là một hệ sinh thái có năng suất cao nhất trong các hệ sinh thái tự nhiên nhưng cũng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. ĐNN ở Việt Nam đã có vai trò quan trọng trong nền kinh tế do những sản phẩm mà ĐNN cung cấp cho xã hội, mặc dù tỷ lệ diện tích ĐNN được sử dụng còn chưa cao. Cuộc sống hàng ngày của những người dân sống trong vùng ĐNN hoàn toàn dựa vào tài nguyên của hệ sinh thái ĐNN. Những vùng ĐNN do nhà nước lập ra cho mục đích bảo tồn ĐDSH chưa được sử dụng một cách có hiệu quả. Do đó, muốn phát huy cao hơn nữa giá trị về nhiều mặt của ĐNN cần có những quy chế quản lý phù hợp cho từng đối tượng sử dụng ĐNN. 

Chương II

Kế hoạch hành động về  bảo tồn và phát triển 

Bền vững đất ngập nước giai đoạn 2004 - 2010

Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 05/4/2004 phê duyệt Kế hoạch hành động (KHHĐ) về BT&PTBV các vùng ĐNN giai đoạn 2004 - 2010. Quyết định này quy định các Bộ, ngành của trung ương, UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành. 


Bản Quyết định có 4 Điều, đề ra 7 Chương trình hành động và 9 Dự án ưu tiên, được phân ra 2 giai đoạn thực hiện, giai đoạn một từ năm 2004 đến năm 2006, giai đoạn hai từ năm 2007 đến năm 2010. 

1.
Mục tiêu của kế hoạch hành động 


Bản KHHĐ đã đề ra mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn. 

1.1. 
Mục tiêu tổng quát

BT&PTBV ĐNN ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và ĐDSH. 

1.2. 
Mục tiêu cụ thể đến năm 2006

i. Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong việc BT&PTBV các vùng ĐNN.  

ii. Lồng ghép vấn đề BT&PTBV các vùng ĐNN trong các văn bản quy phạm pháp luật đang soạn thảo hoặc sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là Luật bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật khoáng sản, Luật tài nguyên nước và Luật ĐDSH. 

iii. Xây dựng các chính sách khuyến khích người dân địa phương tham gia BT&PTBV các vùng ĐNN.   

iv. Xây dựng và áp dụng các hướng dẫn về BT&PTBV các vùng ĐNN đặc thù.   

v. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các vùng ĐNN quan trọng.  

vi. Xây dựng các mô hình sử dụng khôn khéo và phát triển bền vững tại các vùng ĐNN đặc thù cho các hệ sinh thái.  

vii. Xây dựng và triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về ĐNN. 

1.3.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2010
i. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về ĐNN.  

ii. Quy hoạch các vùng ĐNN cho mục đích bảo tồn và phát triển KT-XH. 

iii. Khoanh vùng bảo vệ các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia. Nâng cao diện tích các khu bảo tồn ĐNN, đặc biệt chú trọng tới bảo tồn các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia, phục hồi các vùng ĐNN quan trọng đã bị suy thoái.   

iv. Thử nghiệm và nhân rộng các mô hình sử dụng khôn khéo và phát triển bền vững ĐNN tại các vùng ĐNN đặc thù cho các hệ sinh thái.  

v. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về ĐNN trên toàn quốc.  

vi. Xã hội hóa hoạt động BT&PTBV các vùng ĐNN. 


Như vậy, có thể khái quát nội dung của 13 mục tiêu cụ thể của 2 giai đoạn trên đây thành 6 vấn đề chính như sau: 

i. Vấn đề 1: xây dựng pháp luật và chính sách quản lý ĐNN (ii,  iii,  viii). 

ii. Vấn đề 2: xây dựng thể chế quản lý ĐNN (i,  xiii). 

iii. Vấn đề 3: quy hoạch và khoanh vùng ĐNN (ix,  x). 

iv. Vấn đề 4: xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐNN (v,  xii) 

v. Vấn đề 5: xây dựng mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững ĐNN (iv,  vi,  xi) 

vi. Vấn đề 6: nâng cao nhận thức về ĐNN (vii)  


Sáu vấn đề này sẽ được thực hiện trong 7 năm, từ năm 2004 đến năm 2010, từng giai đoạn sẽ thực hiện từng bước của các vấn đề. Riêng mục tiêu “hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong BT&PTBV các vùng ĐNN” được quy định 
hoàn thiện ngay từ giai đoạn một (2004 - 2006). 

2.
Các chương trình hành động giai đoạn 2004 - 2010 


Bản KHHĐ đã đề ra 7 chương trình hành động như sau: 

i. Chương trình 1: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, thể chế về quản lý ĐNN.

ii. Chương trình 2:
Kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập quy hoạch về BT&PTBV các vùng ĐNN.
iii. Chương trình 3:
Xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình sử dụng khôn khéo ĐNN. 

iv. Chương trình 4: 
Bảo tồn các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế và quốc gia và phục hồi các vùng ĐNN quan trọng đã bị suy thoái. 

v. Chương trình 5:
Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học theo các định hướng ưu tiên đáp ứng yêu cầu của quản lý BT&PTBV các vùng ĐNN. 

vi. Chương trình 6:
Nâng cao nhận thức về BT&PTBV các vùng ĐNN.

vii. Chương trình 7:
Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế phục vụ phát triển bền vững ĐNN.


Trong 7 chương trình hành động này chúng ta có thể thấy: 

· Có 2 chương trình trực tiếp hành động trên những vùng ĐNN: Chương trình 3 và Chương trình 4. 

· Có 4 chương trình tác động đến quá trình quản lý ĐNN: Chương trình 1, Chương trình 2, Chương trình 5 và Chương trình 6.

· Có 1 chương trình hỗ trợ việc quản lý ĐNN: Chương trình 7. 

3.
Các dự án ưu tiên 


Bản Phụ lục kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 05/4/2004 là danh mục các dự án ưu tiên về BT&PTBV các vùng ĐNN giai đoạn 2004 - 2010. Có 09 dự án ưu tiên, gồm: 

1. Dự án Tăng cường hệ thống chính sách, pháp luật và năng lực quản lý nhà nước về ĐNN (cơ quan chủ trì: Bộ TN&MT);
2. Dự án Kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐNN; Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Danh mục các khu bảo tồn các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia (cơ quan chủ trì: Bộ TN&MT).;
3. Dự án Xây dựng quy hoạch phát triển bền vững các vùng ĐNN đặc thù (cơ quan chủ trì: Bộ TN&MT);
4. Dự án Xây dựng các mô hình phát triển bền vững ĐNN ở các hệ sinh thái ĐNN đặc thù (cơ quan chủ trì: Bộ NN&PTNT); 

5. Dự án Nghiên cứu, đánh giá giá trị kinh tế của ĐNN nhằm phục vụ cho bảo tồn và phát triển bền vững ĐNN (cơ quan chủ trì: Bộ TN&MT);
6. Dự án Khoanh vùng và áp dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong bảo tồn các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia (cơ quan chủ trì: Bộ NN&PTNT);
7. Dự án Xây dựng và kiện toàn mạng lưới các cơ sở nghiên cứu khoa học về ĐNN (cơ quan chủ trì: Bộ KH&CN)
8. Dự án Nâng cao nhận thức về BT&PTBV các vùng ĐNN (cơ quan chủ trì: Bộ TN&MT);
9. Dự án Tăng cường năng lực cho cơ quan đầu mối thực hiện Công ước Ramsar (cơ quan chủ trì: Bộ TN&MT)

Xem xét 9 Dự án ưu tiên nói trên có thể nêu một số nhận xét như sau: 

· 9 dự án này nếu được hoàn thành sẽ tạo ra những tiến bộ rất lớn trong việc quản lý nhà nước về ĐNN ở Việt Nam. Trong 9 dự án ưu tiên, có 6 dự án do Bộ TN&MT chủ trì, 2 dự án do Bộ NN&PTNT chủ trì và 1 dự án do Bộ KH&CN chủ trì. 

· Tại Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về BT&PTBV các vùng ĐNN có quy định Bộ Thủy sản là một trong các Bộ chủ yếu có trách nhiệm và thẩm quyền quản lý nhà nước về ĐNN. Nhưng không có một dự án ưu tiên nào do Bộ Thủy sản chủ trì, mặc dù thủy sản là một chuyên ngành rất quan trọng trong việc BT&PTBV tài nguyên của hệ sinh thái ĐNN. 

· Đây là những dự án tập trung chủ yếu cho việc quản lý nhà nước về ĐNN ở các cơ quan trung ương, các cơ quan ở địa phương chỉ phối hợp tham gia thực hiện dự án. Trong đó có dự án 4 “Xây dựng các mô hình phát triển bền vững ĐNN ở các hệ sinh thái đặc thù” là có thể các cơ quan địa phương sẽ được tham gia nhiều hơn và trực tiếp hơn. 

· Trong mục tiêu cụ thể đến năm 2006 được quy định tại Điều 1 của Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 05/4/2004 có mục tiêu “Xây dựng các mô hình sử dụng khôn khéo và phát triển bền vững tại các vùng ĐNN đặc thù cho các hệ sinh thái”. Nhưng không có dự án nào đề cập đến khái niệm “sử dụng khôn khéo”, chỉ đề cập đến hai hành động là “bảo tồn” và “phát triển bền vững”. 
Trong khi vấn đề sử dụng hợp lý (hay còn được gọi là sử dụng bền vững) đối với ĐNN là rất quan trọng, vì ĐNN Việt Nam vốn là nơi sinh sống và cư trú của hàng chục triệu người dân, họ sử dụng tài nguyên ĐNN mà không biết thế nào là sử dụng khôn khéo. Còn các khu BTTN ĐNN từ nhiều năm nay chỉ tiếp cận với khái niệm bảo tồn, đồng nghĩa với bảo vệ nghiêm ngặt, do đó cần bổ sung thêm vấn đề “sử dụng bền vững ĐNN” vào các dự án ưu tiên. 

· Mục tiêu cụ thể đầu tiên của giai đoạn 2004 - 2006 là “Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong việc BT&PTBV các vùng ĐNN”. Đây là một vấn đề về thể chế trong quản lý ĐNN, là một trong những khâu yếu nhất của việc quản lý nhà nước về ĐNN nói riêng cũng như các hoạt động quản lý nhà nước khác ở Việt Nam. Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 05/4/2004 quy định đến năm 2006 phải hoàn thiện ngay thể chế phối hợp liên ngành. Nhưng không có dự án ưu tiên nào được đề ra để thực hiện mục tiêu cụ thể này. 

· Không có một dự án ưu tiên nào dành cho vùng đệm của các khu bảo tồn ĐNN có tầm quan trọng quốc tế và quốc gia. Thực tiễn công tác BTTN ở Việt Nam trong nhiều năm qua đã cho thấy đầu tư cho cộng đồng dân cư vùng đệm là một hành động quan trọng để bảo tồn và là động lực quan trọng để phát triển bền vững, nhất là đối với ĐNN. Trong khi: 

· Tại Điều 5 của Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về BT&PTBV các vùng ĐNN, quy định các nội dung quản lý nhà nước về ĐNN có ghi: “Khuyến khích và tạo điều kiện để cộng đồng, đặc biệt là những người dân sinh sống trên các vùng ĐNN tham gia vào việc bảo vệ các hệ sinh thái, ĐDSH và bảo vệ môi trường các vùng ĐNN”. 

· Tại Thông tư số 18/2004/TT-BTNMT ngày 23/8/2004 của Bộ TN&MT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về BT&PTBV các vùng ĐNN có riêng một Mục V “Quản lý vùng đệm khu bảo tồn ĐNN”. 

· Các quốc gia trên thế giới bắt đầu việc quản lý ĐNN của họ bằng việc phân loại và lập bản đồ ĐNN. Công ước Ramsar hay Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cũng đưa ra bảng phân loại ĐNN làm cơ sở cho việc kiểm kê và quản lý ĐNN. Trong danh mục dự án ưu tiên không thấy có dự án nào về phân loại và lập bản đồ ĐNN. Đây là một việc làm đầu tiên của quá trình kiểm kê, quy hoạch, đánh giá kinh tế ĐNN và thiết lập các chính sách quản lý ĐNN. 

· Bộ TN&MT chủ trì 6 dự án ưu tiên. Công việc thường xuyên về ĐNN được Bộ TN&MT giao cho Cục BVMT. Do đó, Cục BVMT cần thành lập một bộ phận riêng chuyên trách về ĐNN bao gồm cả chức năng đầu mối thực hiện Công ước Ramsar để có đầy đủ con người và phương tiện nhằm đảm bảo cho các hoạt động quản lý nhà nước về ĐNN tiến hành được thuận lợi và có kết quả cao hơn. 

4.
Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động 


Bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN bắt đầu có hiệu lực thi hành từ tháng 5/2004, quy định thực hiện trong 7 năm, đến nay mới được 2 năm. Hầu hết các mục tiêu và chương trình hành động đề ra phải được thực hiện trong suốt quá trình 7 năm mới có thể hoàn thiện. Thí dụ việc lồng ghép hay điều chỉnh các văn bản Luật liên quan đến quản lý ĐNN phải thông qua tại các kỳ họp Quốc hội nên không thể định trước được thời gian hoàn thành, hay việc xây dựng mô hình quản lý bền vững ĐNN đòi hỏi phải có đủ thời gian để kiểm chứng kết quả của mô hình và rút ra những bài học cho các vùng khác nên cũng không thể hoàn thành trong 1-2 năm, v.v…Do đó, việc đánh giá kết quả thực hiện KHHĐ tại thời điểm này là quá sớm và chưa đủ cơ sở. Trong khuôn khổ báo cáo này chỉ trình bày những nội dung hoạt động chính mà các cơ quan có trách nhiệm và có thẩm quyền quản lý nhà nước về ĐNN đã tiến hành từ khi có Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 đến nay, làm căn cứ dự báo khả năng hoàn thành Kế hoạch hành động như đã đề ra. 


Những hoạt động chính về quản lý ĐNN của Bộ TN&MT: 




Không thể liệt kê chi tiết hết tất cả các hoạt động của Bộ TN&MT trong những năm qua đã thực hiện KHHĐ về BT&PTBV ĐNN trong bản báo cáo này. Một số hoạt động chính đã được thực hiện như sau:  

· Bộ TN&MT đã soạn thảo và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về BT&PTBV các vùng ĐNN. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Việt Nam về quản lý ĐNN, trong đó quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về BT&PTBV các vùng ĐNN. 

· Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 05/4/2004 phê duyệt Kế hoạch hành động về BT&PTBV các vùng ĐNN giai đoạn 2004-2010.  

· Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 18/2004/TT-BTNMT ngày 23/8/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về BT&PTBV các vùng ĐNN. Trong Thông tư này, Bộ TN&MT đã quy định khái niệm về ĐNN là vùng ngập nước thường xuyên hay tạm thời, nước chảy hoặc nước tù, nước ngọt, nước phèn, nước mặn hoặc nước lợ. Thông tư cũng quy định ĐNN ở Việt Nam được phân thành ĐNN ven biển và ĐNN nội địa. ĐNN ven biển là vùng ngập nước mặn, nước lợ ven biển, ven đảo có độ sâu không quá 6 mét khi thủy triều thấp, gồm 10 sinh cảnh ĐNN. ĐNN nội địa là vùng ngập nước ngọt, nước phèn, gồm 07 sinh cảnh ĐNN.  


Thông tư số 18/2004/TT-BTNMT ngày 23/8/2004 cũng quy định giai đoạn đến năm 2006 thực hiện 3 việc như sau: 

1) Hoàn thành việc điều tra, lập quy hoạch BT&PTBV các vùng ĐNN trong phạm vi cả nước. 

2) Khoanh vùng bảo vệ và thành lập các khu bảo tồn ĐNN, trước hết là đối với những vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia đang bị xâm hại, điều chỉnh phạm vi khoanh vùng bảo vệ đối với các khu bảo tồn ĐNN hiện có trong trường hợp xét cần thiết.

3) Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý và soát xét, bổ sung quy chế quản lý khu bảo tồn ĐNN theo quy định tại Thông tư này. 

· Bộ TN&MT là đầu mối quốc gia thực hiện chương trình Bảo tồn ĐDSH và sử dụng bền vững các vùng ĐNN sông Mê Công (MWBP), với các hoạt động triển khai tại vùng Đồng Tháp Mười ở ĐBSCL và ở cấp quốc gia, đã có những hoạt động thiết thực đóng góp vào việc quản lý ĐNN, như tuyên truyền nâng cao nhận thức về ĐNN; rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến quản lý ĐNN; tăng cường mối quan hệ thể chế giữa quản lý nhà nước về rừng đặc dụng ở vùng ĐNN với quản lý ĐNN; nghiên cứu các giải pháp bảo tồn hệ sinh thái ĐNN; ..v..v.. 

· Từ năm 2005, Cục BVMT đã triển khai công trình điều tra, nghiên cứu đánh giá hiện trạng các khu bảo tồn ĐNN, xây dựng tiêu chí xác lập các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế, xây dựng khung cơ sở dữ liệu để quản lý ĐNN, quy hoạch BT&PTBV các vùng sinh thái ĐNN. 

· Cục BVMT được Bộ TN&MT giao nhiệm vụ điều phối các hoạt động về ĐNN đang triển khai những công việc nói trên với sự cộng tác của các cơ quan và các chuyên gia về ĐNN, ngày càng thể hiện rõ vai trò đầu mối về các hoạt động liên quan đến ĐNN và thực hiện Công ước Ramsar ở Việt Nam. 


Những hoạt động chính về quản lý ĐNN của Bộ NN&PTNT: 



· Bộ NN&PTNT đã chủ trì soạn thảo Chiến lược quản lý hệ thống khu BTTN Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 192/2003/QĐ-TTg ngày 17/9/2003, trong đó có đề cập đến việc quản lý các khu BTTN ĐNN gắn với việc thực hiện Công ước Ramsar (Khoản 8, Mục II, Điều 1).  

· Bộ NN&PTNT đã có Quyết định số 646/QĐ/BNN-KHCN ngày 17/3/2004 ban hành Tiêu Chuẩn Ngành về hệ thống phân loại ĐNN Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về ĐNN của Bộ NN&PTNT. 

· Hiện tại, thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 10/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng trên phạm vi cả nước, Bộ NN&PTNT đang tiến hành rà soát hệ thống rừng đặc dụng, trong đó có các  vườn quốc gia (VQG) và khu BTTN ĐNN, rà soát rừng phòng hộ, trong đó có hệ thống rừng phòng hộ ven biển và hệ thống rừng ngập nước nội địa. 


Những hoạt động chính về quản lý ĐNN của Bộ Thủy sản: 



· Bộ Thủy sản đã soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 131/2004/QĐ-TTg ngày 16/7/2004 phê duyệt Chương trình bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2010. Trong Chương trình này có nội dung quy hoạch và tổ chức thực hiện việc quản lý các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn thủy sản nội địa và các vùng ĐNN có liên quan. 

· Bộ Thủy sản đang soạn thảo để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập các khu bảo tồn biển Việt Nam, với danh sách dự kiến có 16 khu, trong đó có 4 khu đang là các khu rừng đặc dụng. 


Những văn bản quy phạm pháp luật mà các Bộ và các cơ quan ngang Bộ ban hành trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của mình thì rất nhiều, không thể kể ra hết. Tuy nhiên, trên đây chỉ nêu ra những văn bản chính có liên quan trực tiếp đến ĐNN và có thể làm căn cứ để xây dựng các Thông tư liên tịch giữa các Bộ về quản lý ĐNN. 


Trước khi có Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ, các hoạt động về ĐNN ở Việt Nam đã có chiều hướng ngày càng đi vào chiều sâu của bản chất ĐNN và đi vào chiều rộng các lĩnh vực liên quan đến ĐNN. Bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN mà Bộ TN&MT ban hành đã có tác dụng rất cao trong việc định hướng các hoạt động về ĐNN nói riêng và quản lý nhà nước về ĐNN nói chung theo những mục tiêu và chương trình cụ thể, sát với thực trạng về ĐNN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, có tác dụng tập họp các cơ quan, các chuyên gia và các kết quả điều tra, nghiên cứu về ĐNN để góp phần thực hiện Nghị định của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN ở Việt Nam. 

Bản KHHĐ này rất chú trọng đến việc xây dựng và từng bước hoàn thiện vấn đề luật pháp, chính sách, thể chế trong quản lý ĐNN, đồng thời cũng xác định mức độ quan trọng của việc nâng cao nhận thức về ĐNN. Đó là những mục tiêu và chương trình rất đúng đắn và cần thiết. Vì trong thực trạng quản lý ĐNN hiện nay, mọi hoạt động quản lý ĐNN chỉ thực sự có hiệu quả khi xã hội nhận thức được tầm quan trọng của  ĐNN và có những công cụ pháp luật cần thiết. Hiện tại, sự hiểu biết về ĐNN vẫn chỉ của các nhà khoa học là chính và những hành động về ĐNN vẫn chỉ do các nhà khoa học thực hiện là chủ yếu. 

Chương III
đánh giá các công cụ hiện có nhằm thực hiện

kế hoạch hành động về  bảo tồn và phát triển Bền vững 

các vùng đất ngập nước giai đoạn 2004 - 2010

Như trên đã trình bày, bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN được ban hành tháng 4/2004, có hiệu lực thi hành từ tháng 5/2004 và sẽ thực hiện trong 7 năm, đến năm 2010. 

Tại Điều 4 của Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 05/4/2004 của Bộ trưởng Bộ TN&MT phê duyệt bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN có quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này”. 


Như vậy, những đối tượng có trách nhiệm thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN là các Bộ, ngành, UBND các tỉnh và thành phố và các tổ chức, cá nhân. Tuy rằng phần đầu của bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN không đề cập đến tình hình quản lý ĐNN và những lý do để đề ra các mục tiêu, chương trình hành động và dự án ưu tiên, nhưng phân tích kỹ những mục tiêu, chương trình và dự án này có thể thấy rằng, Bộ TN&MT đã coi KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN như một bước đột phá để bắt đầu cho một quá trình quản lý ĐNN có cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý. Đó là giá trị lịch sử của bản Kế hoạch này trong lộ trình BT&PTBV các vùng ĐNN ở Việt Nam. Từ trước đến thời điểm này chưa có một bản Kế hoạch quản lý ĐNN nào hoàn thiện như bản kế hoạch này. Vì vậy, bản thân bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã là một công cụ để quản lý ĐNN nếu những mục tiêu, chương trình hành động và dự án ưu tiên được thực hiện một cách hoàn hảo. Vấn đề ở đây là phân tích những công cụ nào để thực hiện được các nội dung của bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN. 

1.
Mục đích của việc đánh giá 

Cục BVMT tổ chức việc đánh giá bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN nhằm các mục đích như sau: 

· Nhằm xem xét khả năng thực hiện các mục tiêu, chương trình hành động, dự án ưu tiên đã được đề ra trong bản Kế hoạch sau hai năm bắt đầu triển khai với những công cụ hiện có về pháp luật, chính sách, thể chế, khoa học kỹ thuật và công nghệ, đào tạo và nâng cao nhận thức, kinh tế và hợp tác quốc tế. 

· Việc đánh giá sẽ là cơ sở cho việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung của bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN cho phù hợp với thực tế về ĐNN và các hoạt động liên quan đến quản lý ĐNN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. 

2.
Xác định các công cụ để thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN


Các công cụ được đề cập trong báo cáo này là các công cụ để thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN, không phải các công cụ để quản lý ĐNN. Vì trong 13 mục tiêu cụ thể của bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN, có: 
-
3 mục tiêu (số ii, iii và viii) đề cập đến vấn đề xây dựng pháp luật và chính sách quản lý ĐNN.

-
2 mục tiêu (số i và xiii) đề cập đến vấn đề xây dựng thể chế quản lý ĐNN. 

-
2 mục tiêu (số ix và số x) đề cập đến vấn đề quy hoạch và khoanh vùng ĐNN. 

-
2 mục tiêu (số v và xii) đề cập đến vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐNN.  

-
3 mục tiêu (số iv, vi và xi) đề cập đến vấn đề xây dựng mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững ĐNN. 

-
1 mục tiêu (số vii) đề cập đến vấn đề nâng cao nhận thức về ĐNN. 

Như phần trên đã trình bày, từ “công cụ” được sử dụng trong bản báo cáo này được hiểu là những nguồn lực có tính chất đòn bẩy để thực hiện các mục tiêu, chương trình hành động và dự án ưu tiên, không phải là các giải pháp thực hiện. Các công cụ là những văn bản, tài liệu, kết quả điều tra, nghiên cứu, kiến thức, dự án, năng lực của các chuyên gia và những điều kiện, phương tiện cần thiết khác để thực hiện được 13 mục tiêu, 7 chương trình hành động và 9 dự án ưu tiên của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN giai đoạn 2004-2010. ĐNN vốn là một khái niệm rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều chuyên ngành, nhiều yếu tố tự nhiên và xã hội, do đó những giải pháp cụ thể sẽ được đề cập trong từng dự án ưu tiên khi triển khai thực hiện.  


Vì vậy, trên cơ sở góp ý của các chuyên gia, Cục BVMT đã xác định 5 công cụ thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN sẽ được đề cập trong bản báo cáo này, gồm: 

1. Công cụ về pháp luật, chính sách và thể chế; 

2. Công cụ về khoa học, kỹ thuật và công nghệ; 

3. Công cụ về đào tạo, tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức; 

4. Công cụ về kinh tế; 

5. Công cụ về hợp tác quốc tế. 

3.
Các nhóm nghiên cứu chuyên đề về các công cụ 

Đã có 5 nghiên cứu chuyên đề theo 5 công cụ nói trên do Cục BVMT phân công, trong đó đã nêu rõ các nội dung và phương pháp đánh giá cho từng công cụ. Các tác giả của 5 báo cáo chuyên đề gồm:  

1. Báo cáo về nhóm công cụ khoa học kỹ thuật: TS. Hoàng Văn Thắng và cộng sự. 

2. Báo cáo về nhóm công cụ pháp luật, chính sách và thể chế: ThS. Lê Thanh Bình và TS. Nguyễn Việt Dũng. 

3. Báo cáo về nhóm công cụ kinh tế: PGS.TS Nguyễn Thế Chinh.

4. Báo cáo về nhóm công cụ giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức: GS.TS. Mai Trọng Nhuận và GS. TSKH. Phan Nguyên Hồng. 

5. Báo cáo về nhóm công cụ hợp tác quốc tế: TS. Nguyễn Văn Sản. 


Nội dung của các báo cáo chuyên đề gồm: (i) Hiện trạng các công cụ; (ii) Mặt mạnh; (iii) Mặt yếu và (iv) Đề xuất. 




Có hai tiêu chí đánh giá chung của các công cụ như sau: 

a)  Tính phù hợp: 

· Công cụ có phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan thực hiện không? 

· Công cụ đó có phù hợp với hiện trạng về ĐNN và các điều kiện KT-XH hiện tại để triển khai KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN không? 

· Công cụ đó có thể sử dụng được cho việc thực hiện các mục tiêu, chương trình và dự án ưu tiên không? 

b)  Tính hiệu quả:

· Công cụ có góp phần hoàn thành các mục tiêu, chương trình, dự án ưu tiên của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN không? 

· Đề xuất những nội dung cần điều chỉnh về mục tiêu, chương trình, dự án ưu tiên của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN.

Báo cáo này chỉ trình bày những nội dung có tính chất tổng quát được tổng hợp từ những số liệu và nhận định của các báo cáo chuyên đề nói trên.  

3.1.
Công cụ về pháp luật, chính sách và thể chế 


3.1.1. Nhận thức về công cụ


Công cụ về pháp luật, chính sách, thể chế để thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN được hiểu là những văn bản pháp luật và chính sách đã có liên quan đến ĐNN và quản lý ĐNN, những quy định về thể chế trong điều tra, nghiên cứu, quản lý ĐNN, triển vọng sử dụng những yếu tố này để thực hiện các mục tiêu của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN nhằm làm hoàn thiện hơn các quy định về pháp luật, chính sách, thể chế để BT&PTBV ĐNN. 


Theo Paul A. Keddy (2002), có 2 loại định nghĩa về ĐNN với các mục đích khác nhau của các nhà khoa học và các nhà ban hành pháp luật và chính sách. Định nghĩa về ĐNN của các nhà khoa học là công cụ để họ phân tích các đặc điểm và quy luật của tự nhiên. Định nghĩa về ĐNN của các nhà ban hành luật pháp và chính sách thường được đưa ra chậm hơn so với định nghĩa của các nhà khoa học, nhằm mục đích bảo vệ ĐNN và quy định các hành vi sử dụng ĐNN. 


Việt Nam đang ở trong giai đoạn sử dụng các kết quả điều tra, nghiên cứu về ĐNN để hỗ trợ quá trình soạn thảo các văn bản pháp luật và các chính sách quản lý ĐNN. Sự ra đời của Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng ĐNN, Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 05/4/2004 của Bộ TN&MT phê duyệt KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN và Quyết định số 646/QĐ/BNN-KHCN ngày 17/3/2004 của Bộ NN&PTNT ban hành Tiêu Chuẩn Ngành số 04TCN 67-2004 về Hệ thống phân loại ĐNN Việt Nam là những ví dụ rất cụ thể của quá trình này. 


Bản thân các văn bản pháp luật và chính sách là những công cụ để quản lý ĐNN, nhưng để hiểu và sử dụng được kết quả nghiên cứu khoa học về ĐNN và biên soạn các quy định pháp luật quản lý ĐNN cho có cơ sở khoa học đòi hỏi phải có những người vừa có kiến thức về ĐNN, vừa có kiến thức về pháp luật. 


Trong bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã quy định 7 mục tiêu cụ thể phải thực hiện đến năm 2006, trong đó đã có 3 mục tiêu đầu tiên liên quan đến pháp luật, chính sách và thể chế quản lý ĐNN, đó là: 

1. Mục tiêu (i):  Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong việc BT&PTBV các vùng ĐNN. 

2. Mục tiêu (ii):  Lồng ghép vấn đề BT&PTBV các vùng ĐNN trong các văn bản quy phạm pháp luật đang soạn thảo hoặc sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là Luật BVMT, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước và Luật ĐDSH. 

3. Mục tiêu (iii):  Xây dựng các chính sách khuyến khích người dân địa phương tham gia BT&PTBV các vùng ĐNN. 


Bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã đề ra chương trình số 1 (trong 7 chương trình) và dự án số 1 (trong 9 dự án ưu tiên) để thực hiện 3 mục tiêu nói trên. 


3.1.2. 
Về các văn bản pháp luật và chính sách đã có liên quan đến quản lý ĐNN

Theo số liệu thống kê trong báo cáo “Tổng quan hiện trạng ĐNN Việt Nam sau 15 năm thực hiện Công ước Ramsar” đã được công bố, trong giai đoạn từ năm 1976 đến năm 2004, có khoảng 500 văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến ĐNN và việc quản lý ĐNN. 


Hiện tại có các bộ Luật liên quan trực tiếp đến quản lý ĐNN như: Luật tài nguyên nước (1998); Luật đất đai (2003); Luật bảo vệ và phát triển rừng (2004); Luật thủy sản (2003); Luật BVMT (2006); Luật tổ chức Chính phủ (2001); Luật du lịch (2005). Đây là những bộ luật “khung” có vai trò rất quan trọng trong các hoạt động quản lý ĐNN đồng thời là nền tảng để xây dựng các văn bản dưới luật chi tiết hơn, phù hợp hơn với việc quản lý ĐNN. 


Ngoài các bộ Luật như trên, còn một số Luật khác cũng có những nội dung liên quan đến ĐNN, như Luật giao thông, Luật xây dựng, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND các cấp,..v..v.. Tuy nhiên, trong tất cả các bộ Luật của Việt Nam hiện nay đều không thấy đề cập đến thuật ngữ “đất ngập nước”. 

Trong Luật đất đai (2003), ĐNN được hiểu là “đất trồng lúa nước”, “đất làm muối”, “đất nuôi trồng thủy sản”, “đất rừng đặc dụng là các VQG và khu BTTN ĐNN”, “đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng”. 


Trong Luật BVMT (2006), ĐNN được hiểu là “môi trường biển”, “tài nguyên biển”, môi trường nước sông”, “môi trường nước của lưu vực sông”, “môi trường nguồn nước hồ, ao, kênh mương”, “môi trường hồ chứa nước phục vụ mục đích thủy lợi, thủy điện”. 


Tất cả những thuật ngữ pháp luật trong Luật đất đai và Luật BVMT đều rất chính xác khi thi hành luật, nhưng đối với ĐNN thì chỉ là sự hiểu và suy diễn theo khái niệm về ĐNN, nên không thể sử dụng các bộ Luật nói trên cho quản lý ĐNN được. 


Muốn đưa thuật ngữ ĐNN vào một văn bản Luật nào đó thì định nghĩa về ĐNN phải được xác định một cách rõ ràng, phải xác định được ĐNN trên phạm vi lãnh thổ và phải được xã hội thừa nhận chức năng và giá trị của ĐNN đối với xã hội và nền kinh tế. 


Khái niệm về ĐNN hiện nay được diễn đạt theo ngôn ngữ khoa học, còn xa lạ với ngôn ngữ pháp luật, do đó khó đưa vào các văn bản quy phạm pháp luật. Thí dụ: “Các bờ cát, bãi cuội hay sỏi, bao gồm các roi cát, mũi đất nhô ra biển và các đảo cát, kể cả các hệ cồn cát và các hõm chứa bùn cặn ẩm ướt”;  “Các đầm/ vũng nước ngọt có nước theo mùa/ không liên tục trên đất vô cơ, kể cả bãi lầy, hố/hốc đá, đồng cỏ ngập theo mùa, đầm cỏ lác/ lách”; ..v..v.. Cần phải chuyển tải các khái niệm này sang một cách diễn đạt khác có thể đưa vào các điều luật hay nghị định, quyết định mà cả xã hội cùng hiểu và thi hành. 


Trong quá trình pháp luật hóa các hoạt động về ĐNN, Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã là cột mốc đầu tiên và là chỗ dựa để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật, chính sách và thể chế quản lý ĐNN. Sau 15 năm, kể từ ngày tham gia Công ước Ramsar, đây là lần đầu tiên Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam chính thức đưa thuật ngữ “đất ngập nước” vào một văn bản quy phạm pháp luật và cũng chính thức quy định các hoạt động điều tra, nghiên cứu, quy hoạch, kiểm kê, bảo tồn ĐNN là những nội dung công việc quản lý nhà nước về ĐNN. Đó là một trong những nỗ lực rất lớn của Bộ TN&MT trong việc thể hiện vai trò trung tâm, đầu mối về các hoạt động liên quan đến ĐNN.

3.1.3. 
Về vấn đề thể chế liên quan đến quản lý ĐNN 


Hệ sinh thái ĐNN là một tổ hợp của 3 yếu tố: Nước; Đất; Tài nguyên sinh vật của hệ sinh thái ĐNN đó. ở Việt Nam hiện nay, theo Luật Tổ chức Chính phủ, mỗi thành phần tài nguyên của hệ sinh thái ĐNN do một bộ chuyên ngành phụ trách, cụ thể: 

· Bộ TN&MT được Chính phủ giao quản lý nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên đất và quản lý sử dụng đất. 

· Bộ NN&PTNT được Chính phủ giao quản lý nhà nước về tài nguyên rừng (bao gồm các VQG và khu BTTN ĐNN), nông nghiệp (đất trồng lúa nước), các công trình thủy lợi (hệ thống kênh, mương, hồ chứa, tưới tiêu).

· Bộ Thủy sản được Chính phủ giao quản lý nhà nước về mặt nước nuôi trồng thủy sản, tài nguyên thủy sản nội địa và ven bờ, ven hải đảo. 


Do chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Bộ như trên nên Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã giao chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước về ĐNN cho 3 Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT và Bộ Thủy sản. Các văn bản của 3 Bộ này ban hành theo thẩm quyền của mình sẽ có hiệu lực trong việc quản lý một thành phần tài nguyên của hệ sinh thái ĐNN. Nhưng nếu 3 Bộ ban hành Thông tư liên tịch về quản lý ĐNN thì việc quản lý các tài nguyên chuyên ngành sẽ theo cách tiếp cận hệ sinh thái và sẽ là văn bản quy phạm pháp luật quản lý hệ sinh thái ĐNN theo hướng bền vững về sinh thái, môi trường, kinh tế và xã hội. 


Hệ thống pháp luật của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và những văn bản pháp luật về ĐNN hoặc có liên quan đến ĐNN là khá phong phú. Tình hình của các nước trong vùng hạ lưu sông Mê Công hay một số nước khác cũng tương tự. Điều quan trọng bây giờ là khâu nối các yếu tố luật đơn tính lại thành ra một công cụ tổng hợp để quản lý ĐNN như bản chất của hệ sinh thái ĐNN vốn có. Đó là những Thông tư liên tịch giữa các Bộ quy định những nội dung quản lý nhà nước liên quan đến ĐNN. Thí dụ có thể biên soạn: 

· Thông tư liên tịch giữa Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Bộ Thủy sản về hướng dẫn quản lý liên ngành để thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về BT&PTBV các vùng ĐNN. 

· Thông tư liên tịch giữa Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Bộ Thủy sản về hướng dẫn quản lý liên ngành đối với các khu bảo tồn ĐNN. 

· Thông tư liên tịch giữa Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Tổng cục Du lịch về hướng dẫn quản lý liên ngành trong phát triển du lịch sinh thái ở các khu bảo tồn ĐNN. 

· Thông tư liên tịch giữa Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT, Bộ Thủy sản về hướng dẫn quản lý liên ngành trong quy hoạch bảo tồn và phát triển các vùng ĐNN. 

· v.v..


Các hoạt động ĐNN hiện tại mới chỉ bắt đầu sôi động ở các cơ quan trung ương, còn ở các tỉnh thì rất ít được quan tâm. Một trong những lý do là không phải ai có trách nhiệm ở các cơ quan cấp Bộ hay các cơ quan cấp tỉnh cũng đều biết về Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về BT&PTBV các vùng ĐNN. Chỉ một số tỉnh có các dự án về ĐNN do quốc tế tài trợ thì hoạt động ĐNN có vẻ khả quan hơn, thí dụ: tỉnh Nam Định có VQG Xuân Thủy, tỉnh Đồng Tháp có VQG Tràm Chim, hay ở tỉnh Long An, UBND tỉnh đã ký quyết định thành lập Khu bảo tồn ĐNN Láng Sen cách đây 2 năm, trước khi Bộ TN&MT ban hành tiêu chí về một khu bảo tồn ĐNN. 


Hiện tại ở Việt Nam chưa có hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về ĐNN theo ngành dọc thống nhất từ trung ương đến địa phương. Bộ TN&MT giao cho Cục BVMT là cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về ĐNN. Bộ NN&PTNT không có Vụ, Cục nào được chính thức giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ĐNN, chỉ có Cục Kiểm lâm và Vụ Khoa học Công nghệ (KHCN) thực hiện một số đề tài, dự án hay công việc có liên quan  ĐNN. Bộ Thủy sản cũng không có cơ quan trực thuộc nào được giao chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước về ĐNN, chỉ có Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Vụ KHCN thực hiện một số đề tài, dự án hay công việc có liên quan đến ĐNN. 


ở các tỉnh cũng chưa có Sở, ngành nào có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ĐNN. Tại Nghị định 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003, Chính phủ có giao cho các Sở TN&MT của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và khai thác bền vững các vùng ĐNN, điều tra nghiên cứu các vùng ĐNN và xác lập các khu bảo tồn ĐNN thuộc tỉnh. Nhiệm vụ này cũng chưa được triển khai mạnh mẽ và phần lớn UBND các tỉnh, thành phố cũng chưa bổ sung chức năng quản lý nhà nước về ĐNN cho Sở TN&MT. Những tỉnh có khu rừng đặc dụng ĐNN thì sự quản lý nhà nước đối với các khu rừng đặc dụng này trực thuộc Sở NN&PTNT và Chi cục Kiểm lâm. 


Tóm tại, hệ thống các văn bản pháp Luật và dưới Luật ở Việt Nam là khá đầy đủ đối với yêu cầu quản lý nhà nước về ĐNN trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, những văn bản này vẫn còn mang tính “nội bộ” của ngành, cái còn thiếu là những văn bản pháp luật mang tính quản lý nhà nước liên ngành, đó là các Thông tư liên tịch giữa các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về ĐNN từ công tác quy hoạch, kiểm kê, điều tra, nghiên cứu, bảo tồn, sử dụng đến các thủ tục hành chính nhà nước khác liên quan đến ĐNN và các đơn vị quản lý ĐNN ở địa phương. Các văn bản pháp luật liên ngành này là có hiệu quả nhất đối với quản lý ĐNN trong thực trạng về thể chế hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Đó cũng chính là một trong các Chương trình hành động và Dự án ưu tiên mà Bộ TN&MT đã phê duyệt trong KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN giai đoạn 2004-2010. 


Ngoài ra, từ văn bản luật đến thực tế thực hiện trong đời sống xã hội còn nhiều điều cần được xem xét điều chỉnh, do đó, sự hợp tác giữa các cơ quan trung ương với nhau, giữa các cơ quan trung ương với các địa phương trên những vùng ĐNN là hết sức quan trọng, không chỉ trên những văn bản được ký kết. Vì ĐNN là hệ sinh thái nhạy cảm, những vấn đề thực tế trong quản lý ĐNN cũng rất nhạy cảm khi liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của nhiều ngành. 


3.1.4. Đánh giá chung về công cụ 


Tính phù hợp: 


KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN xác định vấn đề luật pháp, chính sách, thể chế là một trong những trọng tâm của quản lý nhà nước về ĐNN là rất đúng đắn và cần thiết, trong đó thể chế được coi là một mục tiêu đầu tiên phải thực hiện trong giai đoạn 2004-2006.  


Trong hệ thống luật pháp của Việt Nam hiện nay, các bộ luật chuyên ngành như Luật tài nguyên nước, Luật đất đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật thủy sản, Luật du lịch, Luật BVMT, v.v... là những bộ luật liên quan rất mật thiết đến quản lý ĐNN, vì những đối tượng của các bộ luật này là những thành phần của hệ sinh thái ĐNN. Tuy nhiên, không thể sử dụng các bộ luật này để áp dụng đối với vấn đề ĐNN, vì thuật ngữ ĐNN không hề có trong các điều khoản của các bộ luật đó. Trong giai đoạn 7 năm thực hiện KHHĐBT&PTBVĐNN khó có khả năng điều chỉnh các Luật này vì chúng vừa mới có hiệu lực thi hành hoặc mới được thi hành trong những năm gần đây. Việc ban hành một bộ luật riêng về ĐNN cũng ít có khả năng, vì nhìn chung xã hội chưa nhìn nhận đúng mức các giá trị và chức năng của ĐNN và khái niệm về ĐNN còn ít người biết đến. 


Do đó, bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đề ra phương thức lồng ghép vấn đề BT&PTBV các vùng ĐNN trong các văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để quản lý bền vững ĐNN là hợp lý. 


Theo số liệu thống kê trong báo cáo “Tổng quan hiện trạng ĐNN Việt Nam sau 15 năm thực hiện Công ước Ramsar” đã được công bố, trong giai đoạn từ năm 1976 đến năm 2004, có khoảng 500 văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến ĐNN và việc quản lý ĐNN. Tất cả những thuật ngữ pháp luật trong Luật đất đai và Luật bảo vệ môi trường đều rất chính xác khi thi hành luật, nhưng đối với ĐNN thì chỉ là sự hiểu và suy diễn theo khái niệm về ĐNN, nên không thể sử dụng các bộ Luật nói trên cho quản lý ĐNN được. 


Tính hiệu quả: 


Các bộ luật hiện có và Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ là những công cụ rất hữu hiệu để tiếp tục triển khai các văn bản pháp luật ở mức chi tiết hơn theo các mục tiêu, chương trình hành động và dự án ưu tiên mà KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã đề ra. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mục tiêu tổng quát của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN là BT&PTBV ĐNN ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và ĐDSH. Có nghĩa rằng, công cụ pháp luật, chính sách và thể chế quản lý ĐNN phải phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH, cuộc sống của người dân, sau đó đến BVMT và bảo tồn ĐDSH, chứ không chỉ đơn thuần một vấn đề bảo tồn ĐDSH. 


Cần phải dựa trên những văn bản luật chuyên ngành để xây dựng các văn bản dưới luật chi tiết hơn và có tính liên ngành, tiếp cận với quản lý ĐNN theo hệ sinh thái để việc sử dụng tài nguyên ĐNN mang tính bền vững. 


Trong quá trình quản lý ĐNN cần lưu ý có những chính sách để thực hiện việc xã hội hóa các hoạt động về bảo tồn và sử dụng ĐNN. ĐNN là nơi gắn bó mật thiết với sự sinh sống của các cộng đồng dân cư sống ngay trong hoặc gần ĐNN, nhiều nơi việc sử dụng ĐNN đã trở thành phong tục tập quán và những đặc trưng văn hóa rất có giá trị truyền thống. Do đó, việc xã hội hóa quản lý ĐNN và nghiên cứu học hỏi trong dân gian những bài học về bảo tồn và sử dụng ĐNN sẽ có ý nghĩa rất lớn cho việc “sử dụng khôn khéo” ĐNN. 

3.2.
Công cụ về khoa học, kỹ thuật và công nghệ 


Như phần trên đã trình bày, kết quả điều tra, nghiên cứu của các nhà khoa học về ĐNN là tiền đề và cơ sở để các chuyên gia về luật pháp soạn thảo các văn bản pháp luật cho việc quản lý ĐNN. Mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động về ĐNN là quản lý bền vững các hệ sinh thái ĐNN, nghĩa là sử dụng hợp lý các tài nguyên của ĐNN cho cuộc sống của người dân và cho xã hội trong khi vẫn duy trì được các chức năng và giá trị của ĐNN. Do đó, khoa học, kỹ thuật và công nghệ có vai trò rất quan trọng và là công việc đầu tiên trong quá trình quản lý ĐNN. 


3.2.1. Nhận thức chung


Công cụ về khoa học, kỹ thuật và công nghệ để thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN được hiểu là những công trình điều tra, nghiên cứu, kiểm kê, phân loại, lập bản đồ ĐNN đã được tiến hành trong thời gian qua và năng lực của các cơ quan, các chuyên gia về ĐNN có thể tham gia thực hiện các mục tiêu, chương trình hành động và dự án ưu tiên của bản kế hoạch này. 


Bản thân ĐNN, đối tượng của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN và của công tác quản lý ĐNN mang tính chất của hệ sinh thái. Do đó, khoa học, kỹ thuật và công nghệ là yếu tố cần thiết và quan trọng để thực hiện các chương trình hành động và dự án ưu tiên của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN theo hướng tiếp cận hệ sinh thái. 


Nghiên cứu những hoạt động về ĐNN trải qua 15 năm kể từ khi Việt Nam ký Công ước Ramsar, có thể nhận thấy rằng, chính các nhà khoa học của Việt Nam là động lực đầu tiên và căn bản nhất để thúc đẩy quá trình nghiên cứu và quản lý ĐNN ở Việt Nam. Từ năm 1989, khi mà khái niệm về ĐNN ở Việt Nam còn ít người biết đến, cho đến nay các nhà khoa học Việt Nam đã tự mình học hỏi và tiếp thu sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để làm ra được một khối lượng to lớn các công trình nghiên cứu về ĐNN ở Việt Nam, đã góp phần quan trọng cho quá trình quản lý ĐNN ở trong nước, đồng thời đóng góp cho những nghiên cứu chung về ĐNN của thế giới.  


Nhận định này là phù hợp với thực tế quá trình trưởng thành của đội ngũ cán bộ khoa học về ĐNN và có thể tin rằng KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN sẽ có khả năng hiện thực để hoàn thành như Bộ TN&MT đã đề ra. Vì hiện nay, vấn đề ĐNN đã thu hút nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, cá nhân các nhà khoa học và các nhà quản lý cùng tham gia, ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. 


Trong 13 mục tiêu cụ thể của bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN giai đoạn 2004-2010 có 7 mục tiêu liên quan đến công cụ khoa học kỹ thuật và công nghệ, đó là: 

1. Mục tiêu 4: Xây dựng và áp dụng các hướng dẫn về BT&PTBV ĐNN tại các vùng ĐNN đặc thù; 

2. Mục tiêu 5: Xây dựng cơ sở dữ liệu về các vùng ĐNN quan trọng; 

3. Mục tiêu 6: Xây dựng các mô hình sử dụng khôn khéo và phát triển bền vững tại các vùng ĐNN đặc thù cho các hệ sinh thái; 

4. Mục tiêu 9: Quy hoạch các vùng ĐNN cho mục đích bảo tồn và phát triển KT-XH; 

5. Mục tiêu 10: Khoanh vùng bảo vệ các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia. Nâng cao diện tích các khu bảo tồn ĐNN, đặc biệt chú trọng đến bảo tồn các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia, phục hồi các vùng ĐNN quan trọng đã bị suy thoái; 

6. Mục tiêu 11: Thử nghiệm và nhân rộng các mô hình sử dụng khôn khéo và phát triển bền vững ĐNN tại các vùng ĐNN đặc thù cho các hệ sinh thái; 

7. Mục tiêu 12: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về ĐNN trên toàn quốc. 


Trong 7 chương trình hành động của bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN giai đoạn 2004-2010, có 4 chương trình liên quan đến công cụ khoa học kỹ thuật và công nghệ (KH-KT-CN), đó là: 

1. Chương trình 2: Kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập quy hoạch về BT&PTBV các vùng ĐNN. 

2. Chương trình 3: Xây dựng và triển khai nhân rộng các mô hình sử dụng khôn khéo ĐNN. 

3. Chương trình 4: Bảo tồn các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia và phục hồi các vùng ĐNN quan trọng đã bị suy thoái. 

4. Chương trình 5: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học theo các định hướng ưu tiên đáp ứng yêu cầu của quản lý BT&PTBV ĐNN. 


Trong 9 dự án ưu tiên của bản KHHĐBT&PTBVĐNN giai đoạn 2004-2010, có 6 dự án liên quan đến công cụ KH-KT-CN, đó là: 

1. Dự án 2: Kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐNN; xây dựng và trình Chính phủ ban hành Danh mục các khu bảo tồn ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia. 

2. Dự án 3: Xây dựng quy hoạch phát triển bền vững các vùng ĐNN đặc thù. 

3. Dự án 4: Xây dựng các mô hình phát triển bền vững ĐNN ở các hệ sinh thái ĐNN đặc thù. 

4. Dự án 5: Nghiên cứu đánh giá giá trị kinh tế của ĐNN nhằm phục vụ cho BT&PTBV ĐNN. 

5. Dự án 6: Khoanh vùng và áp dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong bảo tồn các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia. 

6. Dự án 7: Xây dựng và kiện toàn mạng lưới các cơ sở nghiên cứu khoa học về ĐNN. 


3.2.2. Các công cụ về khoa học, kỹ thuật và công nghệ đã có:  


Các công cụ về KH-KT-CN để thực hiện các mục tiêu, chương trình và dự án nêu trên được đề cập trong báo cáo này là những công trình điều tra, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và các hoạt động công nghệ do các viện nghiên cứu, trường đại học thực hiện trong nhiều năm qua. Các loại hình công trình điều tra, nghiên cứu bao gồm: 

· Phân loại và lập bản đồ ĐNN cấp quốc gia và cấp vùng sinh thái; 

· Kiểm kê ĐNN; 

· Quy hoạch BT&PTBV ĐNN cấp quốc gia và vùng sinh thái; 

· Xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐNN; 

· Điều tra, nghiên cứu các vùng ĐNN có giá trị BTTN; 

· Hướng dẫn kỹ thuật quản lý ĐNN;

· Các nghiên cứu cơ bản khác có thể sử dụng cho quản lý ĐNN.  


Phan Nguyên Hồng đã thống kê được khoảng 700 công trình điều tra nghiên cứu của các viện, các trường đại học trong cả nước từ năm 1974 cho đến năm 2004 có liên quan đến ĐNN hoặc có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau của việc nghiên cứu và quản lý ĐNN. Nếu cơ quan có trách nhiệm thu thập được đầy đủ các tài liệu nghiên cứu này sẽ rất thuận lợi cho việc lập cơ sở dữ liệu về ĐNN và trở thành tài liệu quý sử dụng cho nhiều đối tượng và nhiều mục đích. 


Trong khoảng 5 năm trở lại đây, những nhiệm vụ nghiên cứu về ĐNN ngày càng trở nên cần thiết hơn và có nội dung sâu sắc hơn. Các dự án của các tổ chức quốc tế về ĐNN cũng phong phú và đa dạng hơn, thu hút sự tham gia của nhiều viện và trường đại học. Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu thực sự và có bài bản về ĐNN vẫn còn rất hạn chế. Trong một bối cảnh bề bộn nhiều vấn đề liên quan đến ĐNN tại thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN, vẫn thấy thiếu một chương trình hay một dự án tổng hợp tất cả kết quả thực hiện 7 chương trình hành động và 9 dự án ưu tiên thành một nội dung có tầm chiến lược quản lý ĐNN.  


Trong khuôn khổ báo cáo này không thể trình bày chi tiết tất cả các kết quả điều tra, nghiên cứu, chỉ khái quát những công trình điều tra nghiên cứu quan trọng về ĐNN đã được thực hiện như sau: 

· Về phân loại và lập bản đồ ĐNN, trong khoảng 15 năm qua, đã có 6 công trình phân loại ĐNN được công bố chính thức trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay các nhà xuất bản (NXB).
Các tác giả của các hệ thống phân loại (HTPL) ĐNN đều sử dụng khái niệm về ĐNN theo Công ước Ramsar làm căn cứ cho việc phân loại ĐNN, nghĩa là mọi người đều nhìn nhận ĐNN như những sinh cảnh. 

Cấu trúc của các HTPL ĐNN còn có những khác nhau, nhưng nhìn chung đều theo hệ thống thứ bậc, đều sử dụng yếu tố địa mạo và thủy văn như những yếu tố quan trọng nhất để phân chia các đơn vị phân loại ĐNN. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng quyết định đặc tính của ĐNN là yếu tố đất lại ít được thể hiện trong các bảng phân loại ĐNN. Vì vậy, vấn đề phân loại ĐNN cần được thảo luận để có sự đồng thuận giữa các cơ quan khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước và các nhà khoa học. Riêng vấn đề xây dựng bản đồ ĐNN cần được quan tâm hơn.  

HTPL và bản đồ ĐNN là công cụ quan trọng, không thể thiếu cho việc thực hiện chương trình hành động số 2 và các dự án ưu tiên số 2, số 3, số 5 và số 6 của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 05/4/2004 của Bộ TN&MT. 

· Về kiểm kê ĐNN, đến thời điểm này ở Việt Nam có một công trình duy nhất về kiểm kê ĐNN đã được công bố, đó là tài liệu “Kiểm kê ĐNN Việt Nam” của Lê Diên Dực công bố năm 1989. Có 42 vùng ĐNN đã được kiểm kê và mô tả trong tài liệu này, gồm 21 hồ chứa nước;  05 đầm;  02 đồng bằng châu thổ;  02 của sông;  03 bầu;  01 phá;  03 sân chim;  02 khu rừng ngập nước;  01 vùng ĐNN theo mùa;  02 quần đảo. 

Đối với mỗi vùng ĐNN, tác giả mô tả khái quát về: Vị trí địa lý; Diện tích; Độ cao so với mặt nước biển; Loại hình ĐNN (theo các tiêu chí và cách phân loại của Công ước Ramsar); Mô tả khái quát; Địa hình; Chế độ thủy văn và môi trường nước; Tài nguyên thực vật và động vật (trên cạn và thủy sinh); Tình hình quản lý, sử dụng; Những nhiễu loạn và đe dọa; Giá trị về kinh tế xã hội.  

Tài liệu này là cơ sở rất tốt để tiếp tục việc kiểm kê, đánh giá biến động tài nguyên ĐNN và thực hiện chương trình hành động số 2, các dự án ưu tiên số 2, số 4 và số 5 của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN.  

· Về quy hoạch BT&PTBV các vùng ĐNN, trong KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN giai đoạn 2004-2010, có hẳn một mục tiêu, một chương trình hành động (số 2) và một dự án ưu tiên (số 3) về công tác quy hoạch BT&PTBV các vùng ĐNN. Nhưng cho đến thời điểm này chưa có một công trình quy hoạch nào về BT&PTBV các vùng ĐNN được thực hiện. 

Trong những năm gần đây, Bộ NN&PTNT đã tiến hành các công trình quy hoạch chuyên ngành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó một số công trình quy hoạch có tác dụng trực tiếp đến quản lý ĐNN như: 

· Quy hoạch quản lý tổng hợp một số lưu vực sông chính; 

· Quy hoạch chuyển dịch cơ cấu sản xuất cho các vùng sinh thái;

· Quy hoạch phát triển thủy lợi vùng ĐBSCL; 

· Quy hoạch hệ thống VQG, khu BTTN theo vùng sinh thái và toàn quốc; 

· Quy hoạch bảo vệ và phát triển hệ thống rừng ngập mặn ven biển; v.v…
Trong những năm gần đây, Bộ Thủy sản đã tiến hành các công trình quy hoạch chuyên ngành, trong đó một số công trình quy hoạch có tác dụng trực tiếp đến quản lý ĐNN như: 

· Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản toàn quốc; 

· Quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn biển ở Việt Nam;

· Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ĐBSCL; v.v…
Quy hoạch là công cụ quan trọng và rất cần thiết của nhà quản lý, là việc cần làm trước để quyết định các bước công việc tiếp theo. Các kết quả quy hoạch chuyên ngành nói trên là những cơ sở rất thuận lợi để thực hiện công tác quy hoạch BT&PTBV các vùng ĐNN. Do đó, khả năng thực hiện chương trình 2, dự án ưu tiên 3 của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN là rất hiện thực. 

· Về xây dựng cơ sở dữ liệu ĐNN, hiện tại một số ít khu RĐD ĐNN có sự hỗ trợ của các dự án quốc tế đã thiết lập cơ sở dữ liệu bằng các phần mềm phổ biến như FOXPRO, EXCEL, như VQG Tràm Chim, VQG U Minh Thượng, Khu BTTN Thạnh Phú, VQG Xuân Thủy,v.v... Cấu trúc cơ sở dữ liệu của các khu này không thống nhất do phục vụ cho các mục đích khác nhau và khuôn khổ dự án tài trợ khác nhau. Hiện nay Cục BVMT đang hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn thành khung cơ sở dữ liệu ĐNN của quốc gia và sẽ triển khai tiếp tục việc thu thập thông tin ở các khu ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu cho các cơ sở. Như vậy, việc thực hiện Chương trình hành động số 2 và Dự án ưu tiên số 2 của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN sẽ được hoàn thành như đã đề ra. 

· Về điều tra nghiên cứu các vùng ĐNN có giá trị BTTN, công việc này hiện nay đang được Cục BVMT tích cực triển khai từ năm 2004, trước hết là xác định tiêu chí xác lập các khu ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia. Nền tảng của công việc này là 68 khu ĐNN do Cục BVMT đề xuất năm 2001 và danh sách các khu rừng đặc dụng quốc gia trong đó có 28 khu RĐD ĐNN của Cục Kiểm lâm. Vấn đề cần làm hiện nay là xây dựng tiêu chí xác lập khu bảo tồn ĐNN, xác định các hệ sinh thái ĐNN đặc thù để làm cơ sở cho việc khoanh vùng bảo tồn ĐNN cho từng vùng sinh thái và quốc gia như Dự án ưu tiên số 3, Dự án ưu tiên số 4 và Dự án ưu tiên số 6 của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN. 

· Về hướng dẫn kỹ thuật quản lý các vùng ĐNN, công việc này được Cục BVMT hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội đang bắt đầu triển khai, dự kiến hoàn thành vào năm 2007. Nội dung chính là hướng dẫn việc khảo sát, thu thập và phân tích mẫu, số liệu cho các khu ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia. Tuy nhiên, đến thời điểm này ngay cả Bộ NN&PTNT là cơ quan quản lý nhà nước về các khu RĐD ĐNN cũng chưa có tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về quản lý các khu ĐNN này. Vì vậy, bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đề ra Dự án ưu tiên số 4 “Xây dựng các mô hình phát triển bền vững ĐNN ở các hệ sinh thái ĐNN đặc thù” và Dự án ưu tiên số 6 “Khoanh vùng và áp dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong bảo tồn các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia” là rất cần thiết. 


3.2.3. Đánh giá chung về công cụ 


Tính phù hợp: 


Bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã đặt vấn đề KH-KT-CN ở vị trí quan trọng nên đã có 4 Chương trình hành động về KH-KT-CN trong tổng số 7 Chương trình, có 7 Mục tiêu về KH-KT-CN trong tổng số 13 Mục tiêu.    


Công cụ KH-KT-CN để thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã có những tiền đề cho thấy triển vọng các Mục tiêu cụ thể, Chương trình hành động và Dự án ưu tiên là có khả năng hoàn thành như dự kiến kế hoạch của 2 giai đoạn đã đề ra. Tuy nhiên, từ những kết quả điều tra, nghiên cứu khoa học này chuyển thành những quy định có tính pháp lý để quản lý nhà nước về ĐNN đòi hỏi phải có những chuyên gia vừa có kiến thức về ĐNN, vừa có kiến thức về pháp luật.  


Có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến các yếu tố của hệ sinh thái ĐNN, nhưng việc tổ chức điều tra, nghiên cứu về ĐNN một cách có bài bản và hệ thống thì chưa được tiến hành, cần được xem xét triển khai trong thời gian tới với sự tham gia của tập thể các cơ quan khoa học thuộc nhiều chuyên ngành. 


Tính hiệu quả:  


Các kết quả điều tra, nghiên cứu đã thực sự là nguồn lực quan trọng cho việc quản lý ĐNN, các cơ quan trung ương đã dựa trên công cụ KH-KT-CN để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cho quản lý ĐNN (ví dụ Nghị định 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về BT&PTBV ĐNN và Quyết định số 646/QĐ/BNN-KHCN ngày 17/3/2004 của Bộ NN&PTNT ban hành Tiêu Chuẩn Ngành về Hệ thống phân loại ĐNN Việt Nam). Các cơ quan khoa học chuyên ngành đã điều tra, nghiên cứu xây dựng các kế hoạch quản lý hay các dự án đầu tư cho các VQG hay Khu BTTN là ĐNN để nhà nước phê duyệt thực hiện. 


Biến động về ĐNN ở Việt Nam là rất lớn, hoặc do chủ trương của nhà nước trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất ở những vùng ĐNN, hoặc do những hành động tự phát của nhân dân địa phương. Do đó, nếu điều tra, kiểm kê mặt đất sẽ rất tốn kém về tiền và thời gian. Việc sử dụng kỹ thuật viễn thám (remote sensing) là một công cụ rất hiệu quả để thực hiện công việc theo dõi biến động về ĐNN, nhất là khi đã có hệ thống phân loại ĐNN, bản đồ ĐNN và tài liệu kiểm kê ban đầu. Viễn thám là công cụ cần thiết cho công tác quy hoạch và khoanh vùng ĐNN đặc thù.  


Khi đã có cơ sở dữ liệu về ĐNN, việc quản lý, cập nhật và sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu rất quý này là một vấn đề cần được làm thường xuyên và phải có sự hợp tác giữa hệ thống ở trung ương và hệ thống ở địa phương. Hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ giúp cho việc thiết lập và giám sát (monitoring) các mô hình sử dụng khôn khéo ĐNN. 


Kiến thức về ĐNN là cơ sở để xây dựng Thông tư liên tịch giữa Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT và Bộ Thủy sản về tiêu chí xác định các hệ sinh thái ĐNN đặc thù và tiêu chí quy hoạch các vùng bảo tồn ĐNN. Đây là một công cụ rất quan trọng để thực hiện các Chương trình hành động và Dự án ưu tiên của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN. 

3.3. 
Công cụ về đào tạo, tăng cường năng lực và nâng cao nhận thức về ĐNN

3.3.1. Nhận thức chung 


Có 2 vế trong tên gọi của công cụ này, gồm một vế là đào tạo và một vế là nâng cao nhận thức. Thực hiện được 2 vế này sẽ làm tăng cường năng lực quản lý ĐNN. 


Đào tạo là một công cụ quan trọng trong các hoạt động quản lý nhà nước về ĐNN và để thực hiện được KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN. Trong khuôn khổ báo cáo này, vấn đề đào tạo được đặt ra để thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN, mà việc thực hiện Kế hoạch này tiến hành trong 7 năm, từ năm 2004 đến năm 2010, do đó công cụ đào tạo sẽ nhằm đến những người đang trực tiếp làm việc ở các địa phương trong vùng ĐNN và có các khu bảo tồn ĐNN. Còn các chương trình đào tạo chính thống ở bậc đại học và sau đại học về ĐNN là một vấn đề lớn sẽ được đề cập trong một chương trình khác. Việt Nam có khoảng 10 triệu ha ĐNN, đội ngũ các cán bộ khoa học của các viện và các trường đại học hiện nay không thể đủ sức điều tra, nghiên cứu trên toàn bộ vùng ĐNN rộng lớn này nếu không có sự tham gia của những cán bộ địa phương, vì bản thân họ hàng ngày sống trong vùng ĐNN và sẽ sử dụng các kết quả điều tra, nghiên cứu về ĐNN.  

Theo số liệu của Nguyễn Hữu Dũng (Cục Kiểm Lâm), trong 128 khu rừng đặc dụng của Việt Nam hiện nay, trình độ cán bộ quản lý các khu rừng này như sau: sau đại học: 1%; đại học: 27%;  cao đẳng: 33%;  phổ thông: 39%. 


Theo số liệu của Phân viện Điều tra Quy hoạch Rừng Nam Bộ, tại thời điểm này, trong 11 giám đốc vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước ở đồng bằng sông Cửu Long: 

· Không có người nào có trình độ trên đại học. 

· Trình độ đại học chiếm 100%. 

· Có 25% được đào tạo chuyên ngành về lâm nghiệp. 

· Có 25% được đào tạo chuyên ngành về thủy lợi. 

· Có 50% được đào tạo chuyên ngành kinh tế hoặc các chuyên  ngành khác. 

Trong tổng số cán bộ công nhân viên của 11 VQG và Khu BTTN ĐNN ở ĐBSCL, 16,2% có trình độ đại học, 28,7% có trình độ trung cấp và 55,1% có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo. Điều này đặt ra cho những người có trách nhiệm quản lý rừng đặc dụng hay quản lý ĐNN một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách là đào tạo nguồn nhân lực để có thể thực hiện được các mục tiêu và nhiệm vụ về BT&PTBV ĐNN, bảo tồn các hệ sinh thái ĐNN đặc thù, bảo tồn các vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế ở ĐBSCL nói riêng và ở Việt Nam nói chung. 


Những người biên soạn nội dung của bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã rất chính xác khi thiết kế cấu trúc thực hiện các Dự án ưu tiên gồm các cơ quan khoa học của trung ương và sự phối hợp tham gia của các cơ quan ở địa phương. Do đó, công cụ đào tạo để thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN chính là sự tham gia của các cán bộ địa phương trong các Dự án ưu tiên và những khóa tập huấn sử dụng các kết quả của Dự án sau khi đã được hoàn thành. Đây là phương pháp đào tạo hiệu quả nhất trong giai đoạn hiện nay để tăng cường năng lực cho việc thực hiện các mục tiêu của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN. Vì hiện tại các công việc điều tra, nghiên cứu về ĐNN phần lớn do các viện và trường đại học đảm nhiệm, các cán bộ địa phương ít có cơ hội tham gia các công việc này. 


Nâng cao nhận thức là một công cụ rất hữu hiệu để quản lý ĐNN, đồng thời để thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN. Bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã có một hẳn một Dự án ưu tiên số 8 “Nâng cao nhận thức về BT&PTBV ĐNN”, cơ quan chủ trì là Bộ TN&MT, có sự tham gia phối hợp của các Bộ có liên quan và các cơ quan thông tin đại chúng. Việc nâng cao nhận thức về ĐNN chung cho xã hội là rất cần thiết và phải làm thường xuyên và lâu dài, vì số người hiểu biết về ĐNN vẫn còn hạn chế và có nhiều người giữ trách nhiệm cao trong các cơ quan có liên quan đến ĐNN vẫn chưa biết đến Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về BT&PTBV ĐNN. Công tác thông tin tuyên truyền về ĐNN sẽ được đề cập trong một chương trình khác. 


Công cụ nâng cao nhận thức để thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN là sự tham gia của các cán bộ nghiên cứu, các cán bộ quản lý ở các cơ quan trung ương, các cán bộ ở các cơ quan quản lý cấp tỉnh và các khu bảo tồn ĐNN vào quá trình thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN. Sự tham gia này sẽ giúp họ nâng cao kiến thức chung về ĐNN, quy hoạch các vùng ĐNN, mô hình sử dụng khôn khéo ĐNN, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu ĐNN, theo các nội dung Dự án ưu tiên mà bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã đề ra. 


3.3.2. Công cụ đào tạo và nâng cao nhận thức 


Đối tượng được đào tạo và nâng cao nhận thức theo quy định trong các Dự án ưu tiên là: 

· ở trung ương là các cán bộ của Bộ Nội vụ, Bộ TN&MT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ NN&PTNT, Bộ Thủy sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng cục Du lịch, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thông tin, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam, các báo trung ương, các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức quốc tế. 

· ở địa phương là các cán bộ của UBND tỉnh, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở Thủy sản, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Kiểm lâm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa Thông tin, Sở Tài chính, Ban quản lý các khu Ramsar, Ban quản lý các VQG và khu BTTN ĐNN, các báo đài phát thanh và truyền hình ở các tỉnh có ĐNN. 

Như vậy, quá trình thực hiện 7 Chương trình hành động và 9 Dự án ưu tiên đã có sự tham gia đông đảo của các cơ quan quản lý nhà nước quan trọng ở cả 2 cấp trung ương và địa phương. 


Những nội dung được đào tạo và nâng cao nhận thức theo nội dung của các Dự án ưu tiên gồm các vấn đề và lĩnh vực chuyên môn như sau: 

· Biết được khái niệm ĐNN là gì, các giá trị, chức năng, tầm quan trọng của ĐNN đối với xã hội và cộng đồng. 

· Tăng cường hệ thống pháp luật, chính sách, thể chế trong quản lý nhà nước về ĐNN. 

· Kỹ thuật kiểm kê ĐNN. 

· Thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐNN ở cấp khu bảo tồn ĐNN, cấp tỉnh và cấp quốc gia. 

· Điều tra thu thập số liệu, xây dựng các nội dung quy hoạch BT&PTBV ĐNN ở cấp Tỉnh và cấp vùng sinh thái. 

· Xây dựng các tiêu chí để thiết lập các mô hình về bảo tồn và sử dụng bền vững ĐNN cụ thể cho từng khu ĐNN và từng vùng sinh thái đặc thù. 

· Điều tra thu thập các số liệu và thông tin và tiếp cận các phương pháp đánh giá kinh tế ĐNN. 

· Được giới thiệu và thực hành các kỹ thuật quản lý khu bảo tồn ĐNN theo cách tiếp cận hệ sinh thái. 

· Được thảo luận và tham gia thiết lập mạng lưới quản lý liên ngành về ĐNN.

· Xây dựng các nội dung tuyên truyền, thông tin đại chúng về ĐNN và việc bảo tồn, sử dụng bền vững ĐNN. 


Ngoài những nội dung đào tạo trên đây, những hình thức đào tạo ngắn ngày đang được một số trường đại học và các dự án quốc tế tiến hành cần được tiếp tục phát huy mặc dù số người được đào tạo không nhiều và diện đào tạo chưa rộng. Đồng thời, các cơ quan có thẩm quyền cũng cần chuẩn bị từ bây giờ một kế hoạch đào tạo chính thống về ĐNN ở bậc đại học và sau đại học, kể cả ở trong nước và nước ngoài, để kịp có đội ngũ cán bộ khoa học làm nòng cốt cho một quá trình phát triển nguồn nhân lực về điều tra, nghiên cứu và quản lý ĐNN ở Việt Nam trong tương lai. 


Đầu mối các hoạt động đào tạo và nâng cao nhận thức ở trung ương là Cục BVMT, còn ở địa phương là UBND tỉnh có sự phối hợp của các viện và trường đại học. 


3.3.3. Đánh giá chung về công cụ 


Tính phù hợp: 


Phương thức đào tạo đề xuất ở trên là phù hợp với cấu trúc thực hiện các Dự án ưu tiên. Có 9 Dự án ưu tiên trong KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN, trong đó Bộ TN&MT chủ trì 6 Dự án, Bộ NN&PTNT chủ trì 2 Dự án, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì 1 Dự án. Tất cả các Dự án này đều đồng thời được quy định có sự tham gia của các cơ quan ở trung ương và các cơ quan tương ứng ở địa phương. Sự tham gia này là động lực quan trọng để hoàn thành KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN nhưng đồng thời chính là một cơ hội rất tốt cho việc đào tạo và nâng cao nhận thức một cách toàn diện về các vấn đề, các lĩnh vực chuyên môn trong quản lý ĐNN. 


Mặc dù đã trải qua 15 năm kể từ khi tham gia Công ước Ramsar, nhưng ở thời điểm này vấn đề quản lý nhà nước về ĐNN ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn khởi động. Do đó, việc đào tạo và nâng cao nhận thức cho các cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý và những người có trách nhiệm ở các cơ quan nhà nước liên quan đến ĐNN cần được tiến hành trước tiên. Khi mà bộ máy nhà nước hiểu được vấn đề ĐNN thì quá trình quản lý nhà nước về ĐNN sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn rất nhiều.


Tính hiệu quả: 


Về cơ bản 9 Dự án ưu tiên trong KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã thể hiện toàn diện các vấn đề liên quan đến quản lý ĐNN, bản thân 9 Dự án này đã là những công cụ đào tạo và nâng cao nhận thức rất hiệu quả cho chính những người tham gia thực hiện ở cả 3 cấp trung ương, tỉnh và khu bảo tồn ĐNN, trong đó sẽ có không ít người lần đầu tiên biết được khái niệm về ĐNN. Nếu việc triển khai các Dự án ưu tiên được thực hiện có sự tham gia của đầy đủ các cơ quan như quy định trong bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN thì công cụ đào tạo và nâng cao nhận thức này sẽ mang lại hiệu quả to lớn và thiết thực. 


Việc đào tạo rộng rãi các cán bộ của các khu Ramsar, các khu bảo tồn ĐNN và các cán bộ địa phương tham gia thực hiện các Dự án ưu tiên chính là thực hiện xã hội hóa việc bảo tồn và phát triển bền vững ĐNN như mục tiêu lâu dài của bản Kế hoạch hành động. 

3.4.
Công cụ về kinh tế  


3.4.1. Nhận thức chung về công cụ 


Tên gọi của báo cáo này theo quy định của những người đặt yêu cầu là: “Đánh giá các công cụ hiện có nhằm thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đến năm 2010”. 
Do đó, công cụ về kinh tế được đề cập trong khuôn khổ báo cáo này cũng là công cụ để thực hiện bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN ban hành kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 05/4/2004, không phải công cụ kinh tế để quản lý ĐNN. 


Trong 7 Chương trình hành động, có 2 Chương trình trực tiếp hành động trên những vùng ĐNN (Chương trình 3 và Chương trình 4), có 4 Chương trình tác động đến quá trình quản lý ĐNN (Chương trình 1, Chương trình 2, Chương trình 5 và Chương trình 6), có 1 Chương trình hỗ trợ việc quản lý ĐNN (Chương trình 7). Kết quả hoạt động của các Chương trình và Dự án ưu tiên sẽ mang lại phương thức quản lý nhà nước về ĐNN, như quy hoạch, kiểm kê, khoanh vùng, đánh giá kinh tế, thiết lập mô hình, tuyên truyền, kiện toàn mạng lưới,v.v…chứ không mang lại giá trị kinh tế trực tiếp từ ĐNN. 


Mặc dù Mục tiêu tổng quát của bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN là đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và ĐDSH, nhưng nội dung của các Chương trình hành động và Dự án ưu tiên có vẻ nghiêng về khía cạnh bảo tồn ĐNN là chính, vấn đề sử dụng bền vững ĐNN hầu như không đặt ra. 


Từ những phân tích như trên, có thể hiểu công cụ về kinh tế để thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN là nguồn lực kinh phí để thực hiện các Dự án ưu tiên và việc phân tích kinh tế trong các báo cáo quy hoạch BT&PTBV ĐNN và các nghiên cứu thiết lập mô hình quản lý bền vững ĐNN để đưa ra nhu cầu vốn đầu tư cho các hoạt động BT&PTBV ĐNN. Sau này, dựa trên các kết quả thực hiện Dự án ưu tiên về phân tích mô hình, giá trị kinh tế, chính sách và pháp luật, Bộ TN&MT mới đề ra các công cụ kinh tế để quản lý ĐNN, trình Quốc hội, Chính phủ phê chuẩn để thực hiện. 


Ngoài nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn đầu tư huy động từ quá trình xã hội hóa các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững ĐNN thông qua các chính sách đầu tư và hưởng lợi hợp lý cũng sẽ là nguồn lực kinh tế to lớn cho việc thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về BT&PTBV ĐNN. 


3.4.2. Công cụ hiện có 


Nguồn lực kinh phí để thực hiện các Chương trình và Dự án ưu tiên là từ ngân sách nhà nước để điều tra, nghiên cứu phục vụ cho việc quản lý của nhà nước về ĐNN. Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối về ĐNN sẽ lập kế hoạch ngân sách và phân bổ cho các Bộ, các địa phương theo sự phân công cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp của từng Dự án cụ thể. Ngoài ra, các địa phương có mô hình được chọn để nghiên cứu cũng bố trí ngân sách của tỉnh để thực hiện những nội dung có tính chất kế thừa kết quả của Dự án ưu tiên phục vụ lâu dài cho việc quản lý ĐNN trên địa bàn tỉnh khi KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã được hoàn thành. 


Một công cụ quan trọng nữa là các chuyên gia phân tích kinh tế trong các phương án quy hoạch BT&PTBV ĐNN, họ sẽ đưa ra các kịch bản quy hoạch kèm theo các phương án về kinh tế cho từng kịch bản để nhà nước xem xét và phê duyệt nguồn ngân sách cấp cho công tác BT&PTBV ĐNN ở Việt Nam. Tất nhiên, việc quản lý ĐNN phải mang tính liên ngành và liên tỉnh, do đó nguồn vốn cho các hoạt động quản lý ĐNN cũng phải được lồng ghép từ nhiều nguồn khác nhau. Bộ TN&MT sẽ đề xuất cơ chế và chính sách thực hiện việc lồng ghép này để việc quản lý ĐNN có hiệu quả và bền vững. 




Việc đánh giá kinh tế cho hệ sinh thái ĐNN là vấn đề còn rất mới ở Việt Nam. Do đó, việc chuyển tải các kết quả điều tra, nghiên cứu của các Dự án ưu tiên sang thành các văn bản pháp luật để trở thành công cụ kinh tế cho quản lý bền vững ĐNN là một việc làm hết sức quan trọng cần được quan tâm ngay từ giai đoạn hiện nay. 


3.4.3. Đánh giá chung về công cụ 




Tính phù hợp: 


Công cụ kinh tế là một trong những điều kiện quan trọng nhất để thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN. Không có nguồn lực kinh tế sẽ không thể thực hiện được khối lượng công việc đồ sộ của các chương trình hành động và dự án ưu tiên.  


Nguồn lực kinh tế gồm 3 nguồn: từ ngân sách nhà nước trung ương, từ ngân sách địa phương và từ nguồn vốn do xã hội hóa các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững ĐNN. Trước mắt, Bộ TN&MT đã và đang bố trí vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án ưu tiên với số lượng vốn có thể đáp ứng các nội dung công việc. Bên cạnh đó, chương trình MWBP cũng đóng góp nguồn kinh phí đáng kể cho các hoạt động về bảo tồn và sử dụng bền vững ĐDSH của vùng ĐNN, trong đó có những nội dung hỗ trợ cho các hoạt động về ĐNN của Cục BVMT. 


Tính hiệu quả: 


Quá trình thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN sẽ đề xuất chính sách phát huy 3 nguồn vốn để tạo ra nguồn lực kinh tế to lớn cho việc thực hiện thành công KHHĐ này. Nếu có đủ nguồn lực về kinh tế, chắc chắn việc thực hiện KHHĐ sẽ thành công, nhưng nếu huy động được nguồn lực kinh tế từ xã hội thì hiệu quả của việc quản lý ĐNN sẽ hết sức to lớn. 


Việc ban hành tài liệu hướng dẫn đánh giá kinh tế ĐNN và phân tích kinh tế cho các kịch bản quy hoạch BT&PTBV ĐNN là rất cần thiết, 
vì đó là cơ sở quan trọng để xây dựng các chính sách quản lý ĐNN và các giải pháp kỹ thuật BT&PTBV ĐNN hướng tới việc sử dụng “khôn khéo” tài nguyên ĐNN, nhất là tiếp cận quản lý theo hệ sinh thái, sẽ mang lại hiệu quả bền vững trong hoàn cảnh ĐNN ở Việt Nam bị tác động rất lớn bởi các hoạt động phát triển KT-XH. 

3.5. 
Công cụ về Hợp tác quốc tế

3.5.1. Nhận thức chung về công cụ 


Hợp tác quốc tế (HTQT), hay nói khác đi là sự giúp đỡ của các quốc gia và tổ chức quốc tế có vai trò rất quan trọng đối với việc quản lý ĐNN ở Việt Nam. Điều này đã được thể hiện từ hơn 15 năm nay, kể từ khi Việt Nam chính thức tham gia Công ước Ramsar. Nhiều nước ở châu Âu và châu Mỹ đã có quá trình hàng thế kỷ nghiên cứu và quản lý ĐNN trong khi Việt Nam mới đang trong giai đoạn đầu. Do đó, sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế cáng trở nên cần thiết cho Việt Nam. 


Sự giúp đỡ của quốc tế thể hiện ở 3 khía cạnh: 

1. Giúp đỡ về kinh phí, kể cả vốn viện trợ, vốn ODA và các nguồn vốn khác. 

2. Giúp đỡ về nâng cao kiến thức khoa học và kỹ thuật trong điều tra, nghiên cứu, quản lý ĐNN. 

3. Giúp đỡ về nâng cao kinh nghiệm trong quản lý bền vững, quản lý tổng hợp, quản lý theo cách tiếp cận hệ sinh thái ĐNN và thiết lập cơ chế, thể chế trong quản lý liên ngành đối với ĐNN. 


Do xác định được tầm quan trọng của công cụ HTQT nên Bộ TN&MT đã đề ra một Chương trình (số 7) về “nâng cao hiệu quả HTQT phục vụ phát triển bền vững ĐNN”. 


Công cụ HTQT đề cập trong khuôn khổ báo cáo này là những dự án HTQT hỗ trợ thực hiện các Chương trình hành động và Dự án ưu tiên đã được quy định trong bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN kèm theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 05/4/2004 của Bộ TN&MT.  


3.5.2. Các công cụ hợp tác quốc tế 


Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã nhận được nhiều dự án HTQT về ĐNN. Các dự án này tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu như sau: 

· Phân loại và lập bản đồ ĐNN. 

· Nghiên cứu các khía cạnh về thể chế, chính sách, luật pháp về ĐNN. 

· Đánh giá kinh tế ĐNN. 

· Tuyên truyền giáo dục cộng đồng. 

· Quản lý ĐNN theo cách tiếp cận hệ sinh thái. 

· Xây dựng chiến lược quản lý ĐNN quốc gia. 

· Bảo tồn các loài có tầm quan trọng quốc tế và quốc gia. 

· Quy hoạch tổng thể một vùng sinh thái ĐNN. 

· Đào tạo những kiến thức cơ bản về ĐNN. 

· Lập cơ sở dữ liệu về ĐNN. 

· Khôi phục vùng ĐNN bị suy thoái. 

Như vậy, có thể nói rằng các tổ chức quốc tế đã tài trợ cho Việt Nam nhiều dự án về đủ các khía cạnh liên quan đến điều tra, nghiên cứu và quản lý ĐNN, ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Tuy nhiên, phần lớn các dự án này còn phân tán, chưa thành một chương trình tổng hợp dài lâu về ĐNN, có dự án có tên gọi mang tầm quốc gia nhưng phạm vi hoạt động dự án lại quá hẹp, thời gian lại rất ngắn và kinh phí thì ít và không ổn định. 


Bộ TN&MT cần tổ chức một chương trình đánh giá chi tiết từng dự án quan trọng và tổ chức Hội thảo đánh giá hiệu quả các dự án HTQT về ĐNN sau 15 năm thực hiện Công ước Ramsar, làm cơ sở đề ra những yêu cầu và phương thức hợp tác trong thời gian tới theo cách chọn lựa những vấn đề chủ yếu tác động sâu sắc đến việc quản lý ĐNN của quốc gia. 


Các kết quả của các dự án HTQT đã và đang thực hiện là những công cụ để tổng kết và đề ra những lĩnh vực ưu tiên kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế cho việc thực hiện các Dự án của KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN. 


Một trong những hiệu quả quan trọng mà các dự án HTQT mang lại là nâng cao kiến thức và kinh nghiệm về ĐNN cho các cán bộ khoa học của các viện và các trường đại học, trong đó kiến thức và kinh nghiệm hợp tác liên ngành trong quản lý ĐNN là quan trọng nhất, vì việc hợp tác này chưa phải là thói quen và việc làm thường xuyên của các cơ quan công quyền và các chuyên viên phụ trách những vấn đề liên quan đến ĐNN ở Việt Nam. Bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đề ra rất nhiều nội dung mang tính hợp tác liên ngành, đa lĩnh vực, do đó công cụ này có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình thực hiện Kế hoạch. 


3.5.3. Đánh giá chung về công cụ 


Tính phù hợp: 


HTQT có vai trò to lớn đối với việc quản lý ĐNN trong suốt thời gian qua và trong những năm sắp tới, nhưng trong bản KHHĐ về BT&PTBV các ĐNN vấn đề HTQT không được đặt thành một Dự án ưu tiên, trong khi lại là một Chương trình hành động riêng, có tầm quan trọng như các Chương trình hành động khác. 


HTQT là một công cụ quan trọng và phù hợp với hoàn cảnh kinh tế và kinh nghiệm quản lý ĐNN còn hạn chế của Việt Nam. Công cụ HTQT để thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN là các dự án đã và đang thực hiện có tác dụng hỗ trợ thực hiện các nội dung của bản Kế hoạch và tạo tiền đề cho một quá trình hợp tác lâu dài về quản lý bền vững ĐNN tiếp tục sau khi KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã được hoàn thành. 


Tính hiệu quả: 


Trong 15 năm qua và trong những năm tới, công cụ HTQT vẫn là sự hỗ trợ vô cùng hiệu quả đối với việc BT&PTBV ĐNN. Việt Nam có nhiều cơ hội để nhận được sự quan tâm của quốc tế, vì hiện nay ĐNN ở Việt Nam đang được coi như một vấn đề về môi trường, chưa phải là vấn đề về kinh tế, mà vấn đề môi trường ở Việt Nam đang được sự giúp đỡ tích cực của quốc tế. Cục BVMT cần đưa những nội dung của bản Kế hoạch vào các dự án HTQT đang  hoặc sẽ triển khai để tạo thêm nguồn lực cho việc triển khai thực hiện. 


Công cụ HTQT không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế cho các hoạt động điều tra, nghiên cứu về ĐNN mà có lẽ điều quan trọng hơn, đó là mang lại hiệu quả cho sự trưởng thành về kiến thức và kinh nghiệm cho đội ngũ các nhà khoa học và các nhà quản lý về ĐNN của Việt Nam. 

Chương IV
Kết luận và kiến nghị  
1.
Kết luận 
1.1
Đánh giá chung việc thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN giai đoạn 1 đến 2006 và dự đoán khả năng thực hiện giai đoạn 2 đến năm 2010


Bản KHHĐBT&PTBVĐNN đã được bắt đầu thực hiện từ năm 2004, Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối các hoạt động quản lý nhà nước về ĐNN theo sự phân công của Chính phủ đã làm tốt vai trò chủ trì của mình trong những hoạt động đã được triển khai, trong đó cơ quan trực tiếp được Bộ TN&MT giao nhiệm vụ là Cục BVMT. 


Do thời gian để hoàn thành KHHĐBT&PTBVĐNN là 7 năm, từ năm 2004 đến năm 2010 mà thời gian triển khai mới khoảng 2 năm, nên chưa thể đánh giá tổng kết các hoạt động. Bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đề ra mục tiêu cụ thể cần phải đạt trong 2 giai đoạn: giai đoạn đầu đến năm 2006 và giai đoạn sau đến năm 2010. Thời điểm xây dựng báo cáo này là giữa năm 2006, chưa phải thời điểm kết thúc giai đoạn đầu, nên cũng chưa thể đánh giá kết quả các hoạt động của giai đoạn này. Nhưng nhìn chung, các hoạt động mà Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT và Bộ Thủy sản đang tiến hành là phù hợp với các mục tiêu cụ thể đề ra đến năm 2006, xu hướng các hoạt động này là đúng với tinh thần của bản kế hoạch và thể hiện rõ khả năng sẽ hoàn thành. 


Đến thời điểm xây dựng báo cáo này, trong 9 Dự án ưu tiên, có 6 Dự án đã có những nội dung triển khai thực hiện, trong đó có:  

· 02 Dự án do Cục BVMT chủ trì thực hiện bằng nguồn kinh phí của Bộ TN&MT (Dự án 1: Tăng cường hệ thống chính sách, pháp luật và năng lực quản lý nhà nước về ĐNN; Dự án 2: Kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐNN, trình Chính phủ ban hành danh mục các khu bảo tồn ĐNN có tầm quan trọng quốc tế, quốc gia). Các Dự án này dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2006 và đầu năm 2007. 

· 04 Dự án do Cục BVMT chủ trì thực hiện bằng nguồn kinh phí tài trợ của Chương trình MWBP (Dự án 4: Xây dựng các mô hình phát triển bền vững các vùng ĐNN đặc thù;  Dự án 5: Nghiên cứu đánh giá giá trị kinh tế của ĐNN nhằm phục vụ cho BT&PTBV ĐNN;  Dự án 7: Xây dựng và kiện toàn mạng lưới cơ sở nghiên cứu khoa học về ĐNN;  Dự án 8: Nâng cao nhận thức về BT&PTBV ĐNN). 


Bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đề ra 07 mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2004-2006, các mục tiêu này có khả năng chưa hoàn thành đầy đủ. Trong đó, có 3 mục tiêu có khả năng không hoàn thành, gồm: Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong việc BT&PTBV ĐNN; Lồng ghép vấn đề BT&PTBV các vùng ĐNN trong các văn bản quy phạm pháp luật đang soạn thảo hoặc sửa đổi; Xây dựng các chính sách khuyến khích người dân địa phương tham gia BT&PTBV ĐNN.  

Có 4 mục tiêu có khả năng hoàn thành một phần, gồm: Xây dựng và áp dụng các hướng dẫn về BT& PTBV ĐNN tại các vùng ĐNN đặc thù;  Xây dựng cơ sở dữ liệu về các vùng ĐNN quan trọng;  Xây dựng các mô hình sử dụng khôn khéo và phát triển bền vững tại các vùng ĐNN đặc thù cho các hệ sinh thái;  Xây dựng và triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về ĐNN.  


Để thực hiện được các nội dung của 7 mục tiêu cụ thể đến năm 2006, Bộ TN&MT phải giao cho các cơ quan khoa học và cơ quan quản lý có đủ năng lực ở trung ương đảm nhiệm, như thế việc triển khai sẽ phụ thuộc vào nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp. Do đó, có thể sự thiếu kinh phí là nguyên nhân của việc không hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra. 


Nếu chỉ trông chờ vào nguồn kinh phí của Bộ TN&MT thì khả năng không hoàn thành bản KHHĐ là rất lớn, vì Nhà nước sẽ không thể cấp đủ kinh phí. Do đó, giải pháp cần được thực hiện là phát huy công cụ kinh tế để gia tăng nguồn lực về kinh phí từ các Bộ khác, từ các địa phương và các dự án HTQT. 


Với tiến độ triển khai và tình hình kinh phí như ở giai đoạn 1, dự báo khả năng các nội dung của bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN khó hoàn thành trong giai đoạn 2. Bộ TN&MT cần tổ chức cuộc họp với các Bộ và các địa phương để thống nhất phân công nhiệm vụ và các giải pháp triển khai như quy định của Chính phủ tại Nghị định số 109/2003/NĐ-CP. 

1.2.
Kết luận


Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về BT&PTBVĐNN, Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 05/4/2004 của Bộ TN&MT ban hành KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN là những công cụ pháp lý quan trọng đánh dấu thời điểm bắt đầu triển khai các hoạt động quản lý Nhà nước về ĐNN ở Việt Nam. ĐNN không còn là vấn đề của lĩnh vực khoa học kỹ thuật nữa mà đang từng bước chuyển dần sang lĩnh vực quản lý Nhà nước. Từ năm 2003, sau 15 năm thực hiện Công ước Ramsar, lần đầu tiên thuật ngữ “đất ngập nước” được đưa vào văn bản quy phạm pháp luật cấp Nghị định của Chính phủ, tạo tiền đề cho các bước xây dựng chính sách và pháp luật tiếp theo để quản lý ĐNN. 


Bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN đã thể hiện khá đầy đủ các Mục tiêu tổng quát, Mục tiêu cụ thể, Chương trình hành động, Dự án ưu tiên liên quan đến ĐNN, thể hiện quan điểm và cách tiếp cận toàn diện trong thực hiện các khía cạnh về điều tra, nghiên cứu, quản lý ĐNN. Vì vậy, kế hoạch này nếu được hoàn thành sẽ tạo ra các công cụ hữu hiệu để quản lý nhà nước về ĐNN, đó là hệ thống các chính sách, pháp luật, thể chế, các phương án quy hoạch, hệ thống cơ sở dữ liệu, danh sách các khu bảo tồn ĐNN, các số liệu kiểm kê ĐNN, các tài liệu thông tin tuyên truyền về ĐNN. Đây là những điều đáp ứng quy định của Chính phủ về các nội dung quản lý Nhà nước về ĐNN theo Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ. 


Các Chương trình hành động và Dự án ưu tiên trong KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN là công cụ để quản lý ĐNN. Các công cụ được đề cập trong báo cáo này là công cụ để thực hiện KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN, đánh giá chung là đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện các nội dung của bản kế hoạch, xét theo các tiêu chí về tính phù hợp và tính hiệu quả của các công cụ. 


Việc tổ chức triển khai thực hiện các Dự án ưu tiên trong thời gian qua chưa theo đúng cách thức đề ra tại bản KHHĐ, do đó chưa huy động được nguồn lực tổng hợp từ các Bộ, Ngành và các địa phương. Nếu muốn thực hiện thành công các mục tiêu và nội dung của bản KHHĐ thì cơ quan chủ trì cần điều chỉnh cách tổ chức thực hiện để huy động được nguồn lực từ các công cụ pháp luật, khoa học kỹ thuật, kinh tế, hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực, như chính những người biên soạn bản KHHĐ này đã đề ra. 

2.
Kiến nghị 


2.1. 
Cần phải bổ sung thêm vào bản KHHĐ về BT&PTBV các vùng ĐNN một chương trình hành động và 03 dự án ưu tiên, đó là: 

· Chương trình 8. BBT&PTBV ĐNN có sự tham gia của cộng đồng nhân dân sống trong vùng ĐNN. 

· Dự án 10. Xây dựng hệ thống phân loại và bản đồ ĐNN quốc gia làm cơ sở cho việc xây dựng các hệ thống phân loại và bản đồ ĐNN chuyên ngành và kết nối với hệ thống phân loại và bản đồ ĐNN của các nước trong khu vực và quốc tế. 

· Dự án 11. Nghiên cứu đề xuất chính sách, cơ chế, hướng dẫn kỹ thuật để các cộng đồng nhân dân sống trong vùng ĐNN tham gia BT&PTBV ĐNN.  

· Dự án 12. Xây dựng và áp dụng các mô hình quản lý bền vững ĐNN chuyên ngành thủy sản trên vùng sinh thái ĐNN mặn và ĐNN ngọt, do Bộ Thủy sản chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT và các tỉnh vùng dự án. 


2.2. 
Cần thực hiện càng sớm càng tốt việc ban hành các Thông tư liên tịch giữa Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT và Bộ Thủy sản về những nội dung liên quan đến việc bảo tồn và phát triển bền vững ĐNN, cụ thể về: 

· Khoanh vùng các hệ sinh thái ĐNN đặc thù. 

· Quy hoạch các vùng ĐNN đáp ứng các mục tiêu phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và bảo tồn ĐDSH. 

· Quản lý các VQG và khu BTTN ĐNN. 

· Theo dõi diễn biến ĐNN và các tài nguyên của hệ sinh thái ĐNN. 

· Quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về ĐNN. 

2.3. 
Việc tổ chức thực hiện các Dự án ưu tiên theo sự phân công trong bản Kế hoạch, gồm cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp ở cấp trung ương và cấp địa phương là một mô hình rất đúng đắn để đảm bảo sự thành công thực tế của các Dự án, là cơ hội để đào tạo và nâng cao kiến thức, nhận thức cho những người có trách nhiệm trực tiếp đến việc điều tra, nghiên cứu và quản lý ĐNN. Hiện nay các hoạt động điều tra, nghiên cứu, quản lý ĐNN vẫn chỉ sôi động ở các Viện hay các trường đại học ở cấp trung ương là chính, các cơ quan hay cán bộ ở cấp địa phương ít có cơ hội tham gia các dự án hay đề tài về ĐNN. Do đó cần nhanh chóng đưa các hoạt động về ĐNN xuống các địa phương để họ có điều kiện tham gia vì mục tiêu của Dự án và vì sự bền vững của vùng ĐNN nơi mà họ sinh sống và làm việc. 


Tóm lại, những người biên soạn KHHĐBT&PTBVĐNN mong muốn việc quản lý ĐNN sẽ có sự tham gia của các Bộ, Ngành, địa phương và toàn xã hội với vai trò trung tâm điều phối của Bộ TN&MT. Việc thực hiện thành công KHHĐ sẽ  góp phần nâng cao nhận thức chung của toàn xã hội về ĐNN, sẽ làm cho xã hội hiểu các giá trị và chức năng của ĐNN, từ đó tạo ra một bước phát triển mới trong quá trình quản lý ĐNN bền vững ở Việt Nam. Thời gian giai đoạn 2 của KHHĐ còn 4 năm nữa , đến năm 2010, đủ để cho những cơ quan có trách nhiệm đẩy mạnh hơn và có những giải pháp hữu hiệu hơn thực hiện KHHĐ và mọi người có liên quan cùng có cơ hội tham gia vào việc BT&PTBV ĐNN mà Chính phủ đã giao./. 

Tài liệu tham khảo
1. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Luật tài nguyên nước. 1998. 

2. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Luật đất đai. 2003. 

3. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Luật bảo vệ và phát triển rừng. 2004. 

4. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Luật thủy sản. 2003. 

5. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Luật bảo vệ môi trường. 2005. 

6. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.  

7. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chiến lược quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010. 

8. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng. 

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kế hoạch hành động bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Quyết định số 04/2004/BTNMT ngày 05/4/2004. 

10. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. Thông tư số 18/2004/BTNMT ngày 23/8/2004. 

11. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng quan hiện trạng đất ngập nước Việt Nam sau 15 năm thực hiện Công ước Ramsar. 2005.

Phụ lục

1. Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. 

2. Thông tư số 18/2004/TT-BTNMT ngày 23/8/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. 

3. Quyết định số 04/2004/QĐ-BTNMT ngày 05/4/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch hành động bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước. 

4. Báo cáo chuyên đề của nhóm công cụ về chính sách, pháp luật, thể chế 

5. Báo cáo chuyên đề của nhóm công cụ về khoa học kỹ thuật công nghệ 

6. Báo cáo chuyên đề của nhóm công cụ về đào tạo và nâng cao nhận thức 

7. Báo cáo chuyên đề của nhóm công cụ về kinh tế 

8. Báo cáo chuyên đề của nhóm công cụ về hợp tác quốc tế 

�Theo cháu không cần thiết phảI có đoạn này vì đây chỉ là bước trung gian để có được bản báo cáo cuỗi cùng


� Không nên đưa tên cháu vào đây chú ¹


�Theo cháu thì 2 paragraph này nên gộp thành 1 vì cùng đang nói về ĐN của Ramsar


� Theo cháu câu này nên cho lên trên cùng.


�Theo cháu có lẽ không cần thiết phảI nêu lại định nghĩa này nữa


�Theo cháu nên nói là cần được hoàn thiện


�Theo cháu “phát triển bền vững” đã bao gồm “sử dụng khôn khéo”, không biết chú có nghĩ thế không ¹?


�Theo cháu nên viết là những hoạt động chính trong việc thực hiện KHHĐ ĐNN QG của Bộ TNMT, chứ ko phảI là QLĐNN nói chung


�Tương tự như trên


�Tương tự như trên


�Theo cháu trong phân tích hiện trạng công cụ đã có phân tích mặt mạnh, mặt yếu, chính vì vậy nếu để tách bạch thành các phần như thế này chưa hợp lý. Về đề xuất, cháu đề nghị được nêu rõ hơn là đề xuất giảI pháp thay đổi, cảI tiến các công cụ……hay bổ sung…..


�Theo cháu không cần thiết phảI nhắc lại tên gọi này nhiều lần


�Cháu vẫn nghĩ đây là thuộc về công cụ khoa học kỹ thuật . 


�Cháu they phần này nên phân tích rõ hơn các nguồn kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên chẳng hạn như từ đâu, bao nhiêu, như vậy có đủ để thực hiện hay không……


�Theo cháu nhận xét này lại thuộc về công cụ khoa học kỹ thuật
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